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tỉnh Lạng Sơn

Thành tỉnh1 ở địa phận xã Mai Pha, châu ôn.

Thành xây bằng gạch, chu vi dài 593 trượng, cao 7 thước 6-7-8 tấc không đều nhau. Trên mặt thành
có ụ thành cao 2 thước 5 tấc. Thành có 4 cửa. Góc tây nam có núi đất bao bọc, bên trong có thành núi
đất, chu vi dài 145 trượng, cao 5 thước, giống hình chiếc quạt2 (cho nên từ xưa vẫn gọi là Đoàn
thành). Phía ngoài không có hào, nhưng phía đông bắc có sông Kỳ Cùng bao bọc. Phía đông từ thân
thành đến bờ sông 6 trượng, phía bắc từ chân thành đến bờ sông 13 trượng. Phía tây nam là bãi trống,
rải rác có những ngọn núi nhô lên. Phía tây nam từ chân thành núi đất núi Dương Lĩnh dài 155 trượng.
Phía nam từ chân thành đến núi Dương Cốc (Hang Dê), dài 10 trượng 15 thước 3 tấc.

Cương giới tỉnh hạt, phía đông giáp với địa phận rừng núi châu Tiên Yên, tỉnh Quảng Yên, phía tây
giáp địa giới huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng và vùng rừng núi huyện Thông Hoá tỉnh Thái Nguyên.
Phía nam giáp địa giới huyện Hữu Lũng và huyện Yên Thế tỉnh Bắc Ninh. Phía bắc giáp giới châu
Bằng Tường của nước Thanh. Phía đông bắc giáp vùng núi Tư Châu, châu Tư Lăng và châu Ninh Minh
nước Thanh. Phía tây bắc giáp địa giới huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng. Phía đông nam giáp vùng rừng
núi các huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh, huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Yên và huyện Đông Triều tỉnh
Hải Dương. Phía tây nam giáp vùng rừng núi huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.

Từ địa giới phía đông sang địa giới phía tây đi đường mất 5 ngày rưỡi3.

Từ địa giới phía nam lên địa giới phía bắc đi đường mất 2 ngày rưỡi4.

Tỉnh có 2 phủ, 3 huyện, 4 châu, gồm 45 tổng, 254 xã, thôn, trang, trại, phố, quán. Trong đó có:
-Người Thổ (Tày)5: 194 xã, thôn, trang.
-Người Nùng: 43 xã, trại.
-Người Minh Hương: 17 phố quán.

Vâng mệnh kiểm tra tỉnh hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), trong toàn tỉnh, dân nguyên tịch6 cư trú ở
cả 45 tổng, người Thổ (Tày), người Nùng và người Minh Hương cư trú ở 298 xã, thôn, trang, trại, phố,
quán, động. Sau đó, vì nhiều lần bị phỉ cướp phá, dân xiêu tán. Năm Tự Đức 27 (1874) tra xét lại thấy
mất tích, không trở về làm ăn nữa là 44.298 xã, thôn, trang, trại, phố, quán, động. Trong số đó có
những xã thôn nguyên trước đặt thuộc vào các tổng xã có địa thế gián cách xa nhau, như tổng Trừ Trĩ
châu Thoát Lãng bị gián cách bởi các tổng Vĩnh Dật, Uyên Lệ, Hành Lư thuộc châu Văn Uyên. Lại như
hai tổng Dã Nham, Quang Bí thuộc châu Văn Uyên thì nằm xen vào các tổng Chu Túc, Phú Xá thuộc

                                                     
1Tỉnh Lạng Sơn: Thời thuộc Hán thuộc quận Giao Chỉ, đời Đường thuộc châu Giao. Đầu đời Trần (và có thể từ

đời Lý) là lộ Lạng Giang . Năm Quang Thái 10 (1397) đổi là trấn Lạng Sơn  (Toàn thư, BK8-
29b). Thời thuộc Minh đổi là phủ Lạng Sơn. Đầu đời Lê Thái Tổ thuộc Bắc đạo. Năm Quang Thuận 7 (1466)
đặt làm thừa tuyên Lạng Sơn, sau 1490 đổi là xứ, đời Lê Trung hưng lại đổi là trấn. Đầu triều Nguyễn vẫn gọi
là trấn (CTTX chép là xứ), gồm 1 phủ (Tràng Khánh), 7 châu. Năm Minh Mệnh 12 (1831) đổi là tỉnh Lạng Sơn

. Năm Minh Mệnh 15 (1834) đổi 3 châu Yên Bác, Văn Quan, Thất Tuyền làm huyện. Năm thứ 17
(1834) đặt thêm phủ Tràng Định, cho đến đời Đồng Khánh vẫn giữ như cũ, gồm 2 phủ, 4 châu, 3 huyện.

2Ngv: đoàn phiến .
3ĐNNTC: Đông tây cách nhau 171 dặm.
4ĐNNTC: Nam bắc cách nhau 86 dặm.
5Nguyên văn chỉ viết Thổ dân , nhưng từ thổ dân hoặc thổ nhân thường lại có nghĩa là người địa phương,

dân dịa phương, bản dịch chua rõ thêm tên ngày nay là dân tộc Tày.
6Nguyên tịch: Người Kinh đã nhập tịch ở địa phương sở tại.
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huyện Văn Quan, mà hai tổng An Hùng, Hoá Nhân huyện Văn Quan lại xen vào giữa các tổng Tú
Xuyên, Bình Gia, Cam Thuỷ huyện Văn Quan.

1.Phủ Tràng Khánh:
-Kiêm lý châu Ôn.
-Thống hạt huyện An Bác và châu Lộc Bình.

2.Phủ Tràng Định:
-Kiêm lý huyện Thất Khê.
-Thống hạt huyện Văn Quan và 2 châu Văn Uyên, Thoát Lãng.

Đinh điền:

Nhân số các hạng: 2.547 người. Trong đó:
-Người Thổ (Tày): 2.110 người.
-Người Nùng: 277 người.
-Người Minh Hương: 160 người.

Số ruộng hiện nộp thuế: 6.022 mẫu 8 sào 11 thước có lẻ. Trong đó:
-Ruộng công: 124 mẫu 6 sào 13 thước có lẻ.
-Ruộng tư: 5.898 mẫu 1 sào 13 thước.

Vâng chiếu kiểm tra tỉnh hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) và năm thứ 20 (1867), trong toàn tỉnh,
người nguyên tịch, người Thổ (Tày), người Minh Hương các hạng nhân số tổng cộng là 7.310 người.
Ruộng công tư các hạng thực nộp thuế là 7.648 mẫu 2 sào 11 thước có lẻ. Vì bị phỉ cướp phá, nhân
đinh lưu tán chưa về, ruộng đất bỏ hoang chưa khai khẩn. Năm Tự Đức 27 (1874) tra xét lại thì số đinh
hiện đã trở về và số ruộng đã khẩn hoang được như số đã ghi trên.

Thuế lệ:

Thuế thân cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.730 quan có lẻ.
-Biệt nạp bằng bạc: 408 lạng có lẻ.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 903 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 2.168 hộc 14 bát có lẻ.

Vâng chiếu kiểm tra tỉnh hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) thuế thân cả năm của các hạng dân trong
tỉnh nộp bằng tiền là 6.767 quan có lẻ (biệt nạp bằng bạc không có sổ sách tra cứu). Thuế ruộng nộp
bằng tiền 1.147 quan có lẻ, nộp bằng thóc 5.425 hộc 18 bát có lẻ. Vì bị phỉ cướp phá, nhân đinh lưu
tán chưa về, ruộng đất bỏ hoang chưa khai khẩn. Năm Tự Đức 27 (1874) tra xét lại, số đinh hiện đã trở
về và số ruộng đã khẩn hoang được như số ghi trên.

Ngạch lính:
Cơ Lạng Hùng 3 đội, binh số 141 người.
Thổ ti 1 đội, binh số 50 người.

Vâng chiếu kiểm tra tỉnh hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), ngạch lính của cơ Lạng Hùng là 10 đội, cơ
Lạng Dũng là 3 đội, binh số 582 người. Vì bị phỉ cướp phá, dân thưa binh thiếu. Năm Tự Đức 18
(1865) trích lưu nguyên ngạch chọn lính 2 châu huyện Văn Quan, châu Ôn lập thành cơ Lạng Hùng 3
đội, binh số 141 người. Ngoài ra, binh lính đã tuyển ở các châu huyện giáp nước Thanh sức cho về nhà
đoàn kết để tự bảo vệ. Năm Tự Đức 27 (1874) lại biên chế thành 1 đội thuộc Thổ ti, binh số 50 người.

Đàn, miếu, đài:

-Đàn Tiên Nông: ở phía đông thành tỉnh, thuộc địa phận xã Vĩnh Trại châu Thoát Lãng.
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-Đàn Xã tắc: ở phía tây thành tỉnh, thuộc địa phận xã Mai Pha châu Ôn.

-Văn miếu: tại phía nam thành tỉnh, thuộc địa phận xã Mai Pha châu Ôn.

-Miếu Hội đồng: tại phía đông bắc thành tỉnh, thuộc địa phận xã Vĩnh Trại châu Thoát Lãng.

-Đàn Sơn xuyên: ở phía nam thành tỉnh, thuộc địa phận xã Mai Pha châu Ôn.

-Miếu Thành hoàng: ở núi đất phía trong thành tỉnh.

-Đài Quan Thượng: tức Đài trên cửa ải, thuộc địa phận xã Bảo Lâm châu Văn Uyên, giáp cửa Nam
Quan nước Thanh.

ải, tấn, đồn, bảo:

-Tấn Văn Uyên: ở địa phận xã Bảo Lâm châu Văn Uyên, giáp ải Nam Quan châu Bằng Tường nước
Thanh. Nguyên đặt 1 viên đội trưởng và 10 phu canh1 ứng trực đưa đón công văn qua lại giữa hai
nước.

-Tấn Du Thôn: ở địa phận xã Bảo Lâm châu Văn Uyên giáp châu Bằng Tường nước Thanh, giao
cho dân sở tại canh giữ. (ở dưới cũng thế)

-Đồn cũ Trĩ Mã: ở xã Yên Khoái châu Lộc Bình.

-ải Bắc Cáp: giáp châu Bằng Tường nước Thanh, ở xã Trừ Trĩ châu Thoát Lãng.

-Đồn cũ Thanh Mật: châu Văn Uyên, ở xã Thanh Mật châu Văn Uyên, giáp châu Bằng Tường nước
Thanh.

-Đồn cũ Cữu Dương: ở xã Cữu Dương huyện Thất Khê, giáp ải Bình Nhi, Long Châu nước Thanh.

-Đồn An Khuyến: ở vùng núi Khâu Thường xã An Khuyến huyện Thất Khê, giáp Ba ải châu Hạ
Đống2 nước Thanh.

-Đồn Đồng Bộc: ở phố Đồng Bộc châu Lộc Bình. Nơi đây có một đường thông đến châu Tiên Yên
tỉnh Quảng Yên, một đường đến ải Trĩ Mã thông với nhiều con đường nhỏ đi sang châu Tư Lăng nước
Thanh.

-Đồn Na Dương: ở xã Đông Quan huyện Yên Bác, nơi đây có nhiều đường nhỏ đi đến vùng rừng
núi châu Tiên Yên tỉnh Quảng Yên.

-Đồn Yên Châu: ở xã Yên Châu huyện Yên Bác. Nơi đây có đường đi đến huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc
Ninh, huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương và các châu huyện Tiên Yên, Hoành Bồ tỉnh Quảng Yên.

-Đồn cũ Vân Mạc: nguyên trước đóng ở phố Vân Mạc huyện Văn Quan. Nơi đây có đường đi đến
vùng rừng núi tỉnh Thái Nguyên.

-Đồn Kim Cức: nguyên trước đóng ở xã Thu Cúc châu Văn Uyên. Nơi đây có đường đi đến vùng
rừng núi tỉnh Thái Nguyên.

-Đồn cũ Na Lĩnh (Nà Lẹng): nguyên trước đóng ở xã Hoằng Liệt huyện Thất Khê. Nơi đây có
đường đi đến tỉnh Cao Bằng.

Dịch trạm:

-Trạm Lạng Quang: giáp giới tỉnh Bắc Ninh, ở xã Quang Lạng châu Ôn do phủ Tràng Khánh
kiêm lý.

-Trạm Lạng Nhân: ở xã Nhân Lý châu Ôn.

-Trạm Lạng Mai: ở xã Mai Pha châu Văn Uyên.

                                                     
1Ngv.: tÊn phu .
2Hạ Đống, ngv. ở đây chép , nhưng các chỗ khác ở dưới và trên bản đồ kèm theo đều chép  (Hạ

Đống), còn chữ thì các tự điển Trung Quốc đều không có.
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-Trạm Lạng Uyên: ở xã Uyên Lệ châu Văn Uyên.

-Trạm Lạng Trọng: ở xã Trọng Sơn châu Thoát Lãng.

-Trạm Lạng Du: ở xã Du Chàng châu Thoát Lãng.

-Trạm Lạng Tú: ở xã Tú Sơn huyện Thất Khê do phủ Tràng Định kiêm lý.

-Trạm Lạng Chỉ: ở xã Chỉ Mỹ huyện Thất Khê.

-Trạm Lạng Hoằng: ở xã Hoằng Liệt huyện Thất Khê, giáp giới tỉnh Cao Bằng.

Phong tục:

Người Nùng, người Thổ (Tày) ở đan xen với nhau. Phong tục thuần phác, con người dũng cảm, nói
tiếng dân tộc (Tày, Nùng), không có chữ viết1. Việc mua bán trao đổi chợ búa đều có cân, đong. Thóc
gạo thì đong bằng đấu, cũng có khi tính bằng cân. Tiền thì tính số trăm đồng, nghìn đồng tiền. Cứ
1.000 đồng tiền gọi là 1 tiêu. Con trai con gái đều mặc quần áo thổ bố màu xanh đen. Làm nhà sàn để
ở, người ở bên trên, trâu bò gia súc ở dưới sàn. Người Nùng tổ tiên từ Quảng Tây sang, có hai loại.
Loại thứ nhất là Nùng Anh, con trai con gái đều mặc áo ngắn ống tay rộng, con trai cũng tết tóc, đàn
bà con gái nhà giàu thường búi tóc cài trâm bạc, cổ áo thêu hoa văn chỉ đỏ. Loại thứ hai gọi là Nùng
Phàn Xình2, con trai mặc áo dài tay áo hẹp, con gái mặc áo ngắn. Người Nùng Phàn Xình không thích
trang sức, tập tục chuộng ở chung, vợ con anh em có khi đến hơn 20 người cùng chung một bếp,
chung tài sản với nhau, cho đến già cũng không tách ra lập nghiệp riêng. Lại có nhà ông cha con cháu
ba bốn đời vẫn ở chung với nhau. Người Thổ (Tày) phần nhiều lười nhác. Người Nùng thì phần nhiều
tiết kiệm chăm chỉ. Người Nùng lúc mới đến không có ruộng vườn, chuyên tâm ra sức khai phá rừng
núi để trồng trọt, cho nên ruộng vườn của người Thổ (Tày) đến phần nửa đều thuộc về người Nùng.
Ruộng tư của người Thổ (Tày) thì không được bán đoạn3, đất đai được cấp đều cho người dân. Người
có ruộng phải chịu lệ dao dịch (phu phen tạp dịch), tục gọi là lệ đầu điền.

Người Thổ (Tày), người Nùng đều tin thầy cúng, không tin y học, hễ có bệnh thì xem bói ở bà
đồng, tục gọi cô Then. Các thày cúng (thầy Mo) gảy đàn dân tộc4, hát bài hát bằng tiếng dân tộc, rồi
lẩm nhẩm đọc lời chú, một chốc gieo quẻ bói rồi nói căn bệnh thuộc con quỉ nào, phải nhờ cô Then
cầu đảo, khỏi bệnh hay không phải nghe theo thầy cúng, không được uống thuốc bắc.

Hằng năm vào mùa xuân nam nữ mời nhau ra chợ quán ca hát đối đáp cả ngày để phân thắng bại.
Việc cày cấy thì không tưới nước, ruộng khô hay có nước đều tuỳ theo mưa nắng ở trời. Hàng năm vào
khoảng tháng hai tháng ba, dân các xã mổ gà, lợn bày tế ở ngoài đồng. Mỗi nhà cũng đem một mâm
cỗ ra đồng trải chiếu rồi tế lễ, gọi là tế Hạ điền cầu cho mùa màng thu hoạch được tốt. Còn tục đền thờ
thần, chùa thờ Phật thì chỉ có rải rác ở mạn châu Ôn giáp tỉnh Bắc (tức Bắc Ninh), huyện Văn Quan
giáp tỉnh Thái (tức Thái Nguyên) cùng các huyện Thất Khê, Lộc Bình, Yên Bác. Nhưng việc thờ cúng
cũng đơn giản, không lấy gì làm sùng chuộng lắm. Không có tục lệ hương ẩm. Việc cưới xin tang ma
đều theo tập tục địa phương, quê mùa đơn giản, không lễ nghi phiền phức. Nhà nào chỉ có con gái
không có con trai thì cho con rể đến ở rể, ruộng đất tài sản giao cho con rể quản lý thừa tự, anh em tộc
thuộc bên họ nhà gái không có quyền tranh chấp. Người Minh Hương ở riêng phố, quán, chuyên làm
nghề buôn bán. Tập tục đều theo nhà Thanh. Trong tỉnh hạt không có ai theo đạo Thiên chúa, từng bị
quân phỉ chiếm đóng, nhưng cũng không ai cam tâm phục tùng.

                                                     
1Gần đây chúng ta biết người Tày, Nùng có chữ viết riêng, dùng chữ Hán và các chữ tạo thêm theo cách cấu tạo

chữ Nôm, thường gọi là chữ Nôm Tày Nùng, hiện đã sưu tầm được một số sách vở tài liệu viết bằng thứ chữ ấy.
2Phàn Xình, tiếng Tày, chữ Hán là Vạn Thịnh .
3Bán đoạn, ngv.: đoạn mãi, nghĩa là bán hẳn (không được chuộc).
4Ngv.: thổ cầm, tức Đàn Tính.
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Sản vật:

Toàn tỉnh không cấy lúa vụ hè, chỉ cấy lúa vụ thu. Duy huyện Thất Khê có nơi cấy lúa tháng sáu
(tháng 3 xuống cấy, tháng 6 gặt thóc), người Thổ (Tày) gọi là lúa lục mâu (lục mâu hoà). Sa lê (quả
mắc coọc) sản ở hai tổng Lạc Dương, Nghiêm Lật huyện Thất Khê. Có 2 loại: một loại chín sớm, vỏ
mỏng mịn, rất ngọt, một loại chín muộn, vỏ dày và quả hơi dài. Hoa hồi sản ở vùng giáp nước Thanh
thuộc hai huyện Văn Uyên, Lộc Bình và ở các xã thuộc huyện Văn Quan. Việc trồng hồi phải chọn đất
thích hợp. Khoai, đậu, ngô, kê thì khắp bảy châu huyện đều có, nhưng cũng không trồng được nhiều.

-Mỏ vàng: các nơi quặng vàng: Hữu Lân (châu Ôn), Đồng Bộc, Suất Lễ, Nà Ba (châu Lộc Bình),
Nông Đồn, La Sơn (huyện Thất Khê), Phúc Vượng, Hội Hoan (huyện Văn Quan), Xuân Dương (huyện
Yên Bác).

-Mỏ sắt: các nơi quặng sắt: Bằng Mạc (châu Ôn), Phú Xá (huyện Văn Quan), Bảo Lâm (châu Văn
Uyên), Đà Lịch, Tân Lang (châu Thoát Lãng).

Rải rác các nơi trong bảy châu huyện đều có [quặng vàng, quặng sắt], nhưng chỉ có quặng vàng ở
Nà Ba châu Lộc Bình có quặng vàng từ xưa đã có tiếng là có chất lượng tốt. Nhưng gần đây quặng sắt,
quặng vàng ở các mỏ ấy đã cạn kiệt, từ lâu đã đóng cửa không khai thác nữa, dân các xã có mỏ cũng
đã phiêu dạt đi nơi khác.

ở hai sông Kỳ Cùng và Vân Mạc có cá anh vũ1, nhưng thịt nhạt, không mấy thơm ngon.

Trong các hang đá ở núi Công Mẫu châu Lộc Bình có loại ếch nhỏ hơn ếch đồng một chút, da
mỏng thịt ngọt, thường cho vào nấu cháo ăn rất ngon, tục gọi là ếch Công Mẫu.

Khí hậu:

Đất này rất lạnh, nhiều gió mùa đông bắc. Trong các triền núi mây mù bao phủ cho đến gần trưa
mới tan. Đến giờ thân, giờ dậu2 mây mù lại che phủ như cũ. Bốn mùa chỉ ba tháng mùa hè sương mù
mới giảm đi. Vì vậy dân ở đây phần nhiều cảm bệnh lam chướng. Từ cuối thu về sau phần nhiều là
sương muối. Các tháng mùa đông rất lạnh, thỉnh thoảng có băng tuyết. Ban đêm đổ nước vào chậu,
vào liễn để ra phía trên cao ngoài trời, sáng hôm sau nước đóng băng dày đến 5-6 phân, có khi dày cả
tấc. Chỉ ở vùng giáp nước Thanh mới có như thế, nhưng cũng không thường thấy. Còn khí hậu nắng
mưa theo nông lịch thì vẫn bình thường như các nơi khác. Tháng 4 hoặc thượng tuần tháng 5 xuống
cấy, tháng 8, tháng 9 gặt thóc. Đó là do khí hậu lạnh rét nên không cấy muộn.

Núi sông:

Trong tỉnh đều là núi, núi nọ tiếp núi kia, mà nhiều núi đất ít núi đá. Kể các núi có tên thì có núi
Công Mẫu ở châu Lộc Bình, núi Anh Linh ở châu Văn Uyên, núi Khâu Nham ở huyện Văn Quan, núi
Vọng Phu, núi Tam Thanh ở châu Thoát Lãng, núi Khâu Thường, núi Ba Chi ở huyện Thất Khê, núi
Kháo Sơn, núi Mã Yên, núi Dương Lĩnh, núi Song Tiên ở châu Ôn.

Tỉnh hạt ở miền thượng du nên không có sông lớn. Kể sông có tên thì có:

-Một dòng sông [là sông Kỳ Cùng] có hai nhánh: một nhánh phát nguyên từ châu Tiên Yên tỉnh
Quảng Yên, một nhánh phát nguyên từ châu Tư Lăng nước Thanh. Thượng lưu gọi là sông Kỳ Cùng,
hạ lưu gọi là sông Bác Đức. Về phía bên tả có một sông nhỏ gọi là sông Vân Mạc đổ vào sông Bác
Đức, rồi hợp dòng chảy vào đất Long Châu nước Thanh. Dòng sông quanh co khuất khúc chảy qua
giữa các triền núi. Lòng sông có nhiều thác ghềnh, chỗ nông chỗ sâu, các đoạn rộng hẹp khác nhau.
Khi nước lên to thuyền độc mộc hoặc bè tre nứa có thể đi thông được.

                                                     
1Cá anh vũ: loài cá có đầu mỏm cong như mỏ vẹt.
2Tức khoảng từ 3-5giờ chiều.



Tỉnh Lạng Sơn Đồng khánh địa dư chí

598

Ngoài ra chỉ là các khe suối nhỏ hợp thành sông:

-Một sông nhỏ do các khe suối nhỏ ở Kháo Sơn thuộc châu Ôn hợp dòng chảy vào xã Chi Lăng
châu Ôn, gọi là sông áng (áng giang), rồi chảy đổ vào huyện Hữu Lũng tỉnh Bắc Ninh.

-Một sông nhỏ do các khe suối nhỏ ở hai tổng Lệ Viễn, Yên Châu huyện Yên Bác hợp dòng chảy
đến xã Yên Châu, gọi là sông Yên Châu, rồi chảy vào huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh.

Danh thắng:

-Động Song Tiên ở châu Ôn, chùa Linh Quang ở huyện Thất Khê, cùng với động Tam Thanh, phố
Khâu Lư (Kỳ Lừa) ở châu Thoát Lãng, phố Đồng Đăng ở huyện Văn Uyên từ xưa vẫn được coi là
những nơi danh thắng, cho nên mới có câu: "Đồng Đăng, Kỳ Lừa, Tô Thị, Tam Thanh"1. (Đá Vọng
Phu Tô Thị gần đây hình dáng không giống thật như xưa nữa). Trải năm tháng bị phỉ cướp phá, cảnh
vật trở nên điêu tàn, không được như xưa nữa.

Đường đi:

-Một đường dịch lộ từ trạm Bắc Lệ giáp tỉnh Bắc Ninh ở phía nam đi vào đầu địa giới tỉnh ở trạm
Lạng Quang phủ Tràng Khánh, qua thành tỉnh, chuyển về phía tây đến trạm Lạng Hoằng phủ Tràng
Định ở cuối tỉnh, giáp giới tỉnh Cao Bằng, dài 225 dặm 100 trượng.

-Một đường từ thành tỉnh đi về phía bắc đến giáp cửa Nam Quan nước Thanh, dài 20 dặm.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía đông, qua đồn Đồng Bộc chuyển về phía đông nam, qua
các đồn bảo ở Na Dương, Yên Châu huyện Yên Bác đến giáp giới tỉnh Quảng Yên, đường núi qua các
khe suối quanh co, đi mất khoảng 4 ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ từ đồn Đồng Bộc đi đến đồn Trĩ Mã giáp giới nước Thanh, đi mất khoảng 1 ngày.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía tây rồi chuyển về phía tây nam đến huyện Văn Quan, qua
đồn Kim Cúc đến giáp địa giới tỉnh Thái Nguyên, núi khe quanh co khúc khuỷu, đi mất khoảng 5 ngày.

Phủ Tràng Định

Phủ lỵ2 đặt ở phía tây bắc thành tỉnh, thuộc địa phận xã Lạc Dương tổng Lạc Dương huyện Thất
Khê, nguyên dựa vào đồn cũ Lạc Dương để làm lỵ sở, bốn mặt có luỹ đất, chu vi 146 trượng, cao 5
thước, ngoài trồng tre gai.

Cương giới:

Phía nam giáp huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên. Phía bắc giáp các châu Long Châu, Hạ Đống,
Bằng Tường nước Thanh. Phía đông giáp Ôn Châu phủ Tràng Khánh. Phía tây giáp huyện Thạch An
tỉnh Cao Bằng.

Từ địa giới phía nam đến địa giới phía bắc đi mất 2 ngày rưỡi3.

Từ địa giới phía đông đến địa giới phía tây đi mất 3 ngày rưỡi4.

Phủ kiêm lý huyện Thất Khê, thống hạt 3 huyện, châu: Văn Uyên, Thoát Lãng, Văn Quan.

Tất cả có 29 tổng, gồm 153 xã, thôn, phố, quán. Trong đó có:

                                                     
1Dẫn vắn tắt câu ca dao cổ: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
2Phủ Tràng Định : Nguyên là đất 4 châu huyện Văn Uyên, Văn Quan, Thất Tuyền (sau đổi là Thất Khê),

Thoát Lãng thuộc phủ Tràng Khánh. Năm Minh Mệnh 17 (1836) tách 4 châu huyện nói trên để lập phủ mới
Tràng Định.

3ĐNNTC chép: Nam bắc cách nhau 83 dặm.
4ĐNNTC chép: Đông tây cách nhau 70 dặm.
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-Người Thổ (Tày): 125 xã.
-Người Nùng: 18 xã.
-Người Minh Hương: 10 phố.

Vâng chiếu kiểm tra phủ hạt vào năm Tự Đức thứ 5 (1852) và thứ 20 (1867), nguyên tịch có 175
xã, phố. Vì từng bị phỉ cướp phá, dân cư xiêu tán. Đến năm Tự Đức thứ 27 (1874) tra xét lại chỉ còn có
153 xã, phố.

Huyện Thất Khê, 8 tổng:
1.Tổng Bằng Quân 2.Tổng Khánh Nham 3.Tổng Mỹ Điền 4.Tổng Lạc Dương
5.Tổng Nam Sơn 6.Tổng Đồng Phái 7.Tổng Tú Sơn 8.Tổng Nghiêm Lật

Châu Văn Uyên, 8 tổng:
1.Tổng Yên Hùng 2.Tổng Hoá Nhân 3.Tổng Dã Nham 4.Tổng Quang Bí
5.Tổng Hành Lư 6.Tổng Uyên Lệ 7.Tổng Nhân Lý 8.Tổng Vĩnh Dật

Châu Thoát Lãng, 4 tổng:
1.Tổng Hữu Thu 2.Tổng Yên Hoá 3.Tổng Xung Quán 4.Tổng Trừ Trĩ

Huyện Văn Quan, 9 tổng:
1.Tổng Chu Túc 2.Tổng Phú Xá 3.Tổng Mỹ Liệt 4.Tổng Tú Xuyên
5.Tổng Huân Phong 6.Tổng Bình Gia 7.Tổng Cam Thuỷ 8.Tổng Uy Mãnh
9.Tổng Hội Hoan

Đinh điền:

Dân số các hạng: 1.279 người. Trong đó:
-Người Thổ (Tày): 1.099 người.
-Người Nùng: 73 người.
-Người Minh Hương: 107 người.

Số ruộng hiện nộp thuế: 3.405 mẫu 7 sào 10 thước 3 tấc.
-Ruộng công: 27 mẫu 3 sào 5 thước 7 tấc.
-Ruộng tư: 3.378 mẫu 4 sào 4 thước 6 tấc.

Vâng chiếu kiểm tra phủ hạt năm Tự Đức 20 (1867) dân số các hạng cả người Thổ (Tày), người
Nùng, người Minh Hương là 4.804 người. Ruộng công tư thực thu thuế là: 4.250 mẫu 6 sào 13 thước 7
tấc. Sau khi bị phỉ cướp phá, dân đinh lưu tán chưa trở về, ruộng đất [phần nhiều] bỏ hoang không cày
cấy, đến năm Tự Đức thứ 27 (1874) tra xét lại, số đinh hiện đã trở về và số ruộng hiện đã khai khẩn
cày cấy thực số như trên.

Lệ thuế:

Thuế thân cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.376 quan 36 đồng tiền.
-Biệt nạp bằng bạc: 228 lạng 2 tiền 5 phân.

Thuế ruộng cả năm:
-Nộp bằng tiền: 510 quan 8 tiền 39 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 1.216 hộc 14 bát 5 vốc 5 nắm.

Vâng chiếu kiểm tra phủ hạt vào năm Tự Đức thứ 5 (1852), thuế thân cả năm của các hạng dân
trong phủ nộp bằng tiền là 4.691 quan 30 đồng tiền (số biệt nạp bằng bạc không có sổ sách tra cứu).
Thuế ruộng nộp bằng tiền là 510 quan 8 tiền 49 đồng tiền, nộp bằng thóc là 1.501 hộc 37 bát 7 vốc. Do
bị phỉ cướp phá, nhân đinh lưu tán, chưa trở về, ruộng đất bỏ hoang không trồng cấy. Năm Tự Đức thứ
27 (1874) tra xét lại, số đinh hiện trở về và số ruộng hiện khai khẩn nộp thuế theo lệ như trên.
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Ngạch lính:

Số quân của cơ Lạng Hùng là 78 người.

Vâng chiếu kiểm tra phủ hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), hạn ngạch của phủ hạt tuyển lính cho cơ
Lạng Hùng, Lạng Dũng số lính là 402 người. Do bị phỉ cướp phá, dân thưa quân thiếu. Năm Tự Đức
thứ 18 (1865) trích lưu huyện Văn Quan tuyển 78 lính vào các đội của cơ Lạng Hùng. Ngoài ra 3 châu
huyện Thất Khê, Văn Uyên, Thoát Lãng giáp nước Thanh thì nguyên ngạch đáng phải tuyển lính đều
sức cho được trở về quê quán đoàn kết để tự bảo vệ làng bản.

Đàn, miếu, đài:

-Đàn Tiên Nông: ở phía đông thành tỉnh, thuộc địa phận xã Vĩnh Trại châu Thoát Lãng.

-Miếu Hội đồng: ở phía đông bắc thành tỉnh, thuộc địa phận xã Vĩnh Trại châu Thoát Lãng.

-Đài Quan Thượng (Đài trên cửa quan): ở địa phận xã Bảo Lâm châu Văn Uyên, giáp giới nước

Thanh ở cửa Nam Quan.

ải, tấn, đồn, bảo:

-Tấn Văn Uyên: ở điạ phận xã Bảo Lâm châu Văn Uyên, giáp cửa Nam Quan ở châu Bằng Tường
nước Thanh. Nguyên trước đặt 1 viên đội trưởng và 10 tấn phu ứng trực để tiếp chuyển thư từ qua với
nước Thanh.

-Tấn Du Thôn: ở điạ phận xã Bảo Lâm châu Văn Uyên, cũng giáp châu Bằng Tường nước Thanh,
giao cho dân sở tại tự canh giữ bảo vệ. (ở dưới cũng thế)

-ải Bắc Cáp: ở địa phận xã Trừ Trĩ châu Thoát Lãng, giáp châu Bằng Tường nước Thanh.

-Đồn cũ Thanh Mật: ở địa phận xã Thanh Mật châu Văn Uyên, giáp châu Bằng Tường, nước Thanh.

-Đồn Cữu Dương: ở địa phận xã Cữu Dương huyện Thất Khê, giáp ải Bình Nhi, Long Châu nước
Thanh.

-Đồn An Khuyến: ở sơn phận núi Khâu Thường xã An Khuyến huyện Thất Khê, giáp ải Ba châu Hạ
Đống nước Thanh.

-Đồn Kim Cúc: nguyên trước đóng ở xã Thu Cúc châu Văn Uyên. Đồn này có đường đi thông sang
vùng rừng núi tỉnh Thái Nguyên.

-Đồn cũ Na Lĩnh (Nà Lẹng): ở xã Hoằng Liệt huyện Thất Khê. Đồn này có đường đi thông đến tỉnh
Cao Bằng.

-Đồn Vân Mạc: nguyên trước đóng ở xã Vân Mạc huyện Văn Quan.

Dịch trạm:

-Trạm Lạng Uyên: ở xã Uyên Lệ châu Văn Uyên.

-Trạm Lạng Trọng: ở xã Trọng Sơn châu Thoát Lãng.

-Trạm Lạng Du: ở xã Du Chàng châu Thoát Lãng.

-Trạm Lạng Tú: ở xã Tú Sơn huyện Thất Khê.

-Trạm Lạng Chỉ: ở xã Chỉ Mỹ huyện Thất Khê.

-Trạm Lạng Hoành: ở xã Hoằng Liệt huyện Thất Khê, giáp địa giới tỉnh Cao Bằng.

Phong tục:

Người vùng này đều dũng cảm, giỏi bắn súng kíp, chăm chỉ làm ruộng, ăn mặc tiết kiệm. Huyện
Thất Khê chỉ có người Thổ (Tày), không có người Nùng. Tám tổng huyện Thất Khê, cùng các tổng Trừ
Trĩ huyện Thoát Lãng, Vĩnh Dật huyện Văn Uyên, Phú Xá huyện Văn Quan người dân thuần hậu hiếu
nghĩa. Các tổng trong huyện Văn Quan đều có đền thờ thần. Huyện Thất Khê thì hai ba tổng thờ chung
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một đền. Châu Văn Uyên, châu Thoát Lãng chỉ rải rác vài nơi có đền thờ mà thôi. Việc thờ cúng cũng
đơn giản. Việc cưới xin tang ma đều theo tục lệ địa phương có phần sơ sài, phần nhiều chỉ tin các bà
thày mo mà thôi.

Sản vật:

Huyện Thất Khê và châu Thoát Lãng có lúa tháng sáu: tháng 2, 3 xuống cấy, tháng 5, 6 thu hoạch.
Người Thổ (Tày) gọi là lúa lục mâu. Ngoài ra đều cấy lúa thu. Khoai sắn ngô kê thì các nơi trong phủ
hạt đều có. Còn như mắc coọc, hoa hồi hương, mỏ vàng, mỏ sắt cả 4 huyện, châu đều có (xem kỹ ở
phần ghi về các châu, huyện).

Khí hậu:

Thoát Lãng, Văn Quan, Văn Uyên nhiều khí lam chướng. Huyện Thất Khê thì khí núi có phần nhẹ
hơn. Gió bấc lạnh rét, các tháng mùa đông thì rất rét, mãi đến mùa xuân vẫn còn rét. Vào hè thì khí
hậu ấm áp, mưa nắng bình thường như các nơi, cho nên theo nông lịch thì khoảng tháng 4, 5 phải
xuống cấy, tháng 8, 9 gặt thóc, nếu để muộn hơn thì khí hậu lạnh rét không hợp với cây lúa.

Núi sông:

Núi đất, núi đá xen nhau. Kể núi có tên thì có:

-Châu Văn Uyên có núi Anh Linh.

-Huyện Văn Quan có núi Khâu Nham.

-Châu Thoát Lãng có núi Vọng Phu, núi Tam Thanh.

-Huyện Thất Khê có núi Khâu Thường, núi Ba Chi.

-Một dòng sông là sông Kỳ Cùng, thượng lưu từ chỗ giáp địa phận châu Lộc Bình và Ôn châu chảy
qua Trừ Trĩ châu Thoát Lãng, Vĩnh Dật châu Văn Uyên, các tổng Phú Xá, Chu Túc huyện Văn Quan,
rồi tiếp tục chảy qua các tổng Hữu Thu, Xung Quán châu Thoát Lãng, đến xã Bác Đức, gọi là sông Bác
Đức, rồi chảy vào địa hạt huyện Thất Khê, chảy đến đồn Cữu Dương rồi đổ vào sông trên đất Long
Châu nước Thanh.

-Một sông từ huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên qua tổng Yên Hùng châu Văn Uyên, tổng Cam
Thuỷ huyện Văn Quan, rồi chảy đến xã Vân Mạc, gọi là sông Vân Mạc, hợp dòng với sông Bác Đức,
chảy qua điạ phận huyện Thất Khê, đổ vào sông trên đất Long Châu nước Thanh.

-Một sông bắt nguồn từ tỉnh Thái Nguyên, chảy qua xã Bác Khê huyện Thạch Yên tỉnh Cao Bằng,
rồi chảy vào phủ hạt ở tổng Hoá Nhân châu Văn Uyên, chảy đến tổng Uy Mãnh huyện Văn Quan hợp
dòng với sông Vân Mạc.

Đường đi:

-Một đường dịch lộ từ bờ nam sông Kỳ Cùng giáp trạm Lạng Mai qua các trạm Lạng Uyên, Lạng
Trọng, Lạng Du, Lạng Tú, Lạng Hoằng đến đồn cũ Nà Lĩnh (Nà Lẹng) giáp giới tỉnh Cao Bằng, dài
157 dặm 93 trượng.

-Một đường nhỏ từ phía tây nam phủ lỵ đi qua các tổng Uy Mãnh, Cam Thuỷ, Bình Gia, Tú Xuyên
huyện Văn Quan giáp địa hạt châu Ôn, đi mất khoảng 4 ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ từ phía bắc phủ lỵ đi đến đồn An Khuyến giáp châu Hạ Đống nước Thanh, đi
khoảng 1 ngày.

-Một đường nhỏ từ phía đông bắc phủ lỵ đi đến đồn Cữu Dương, giáp Long Châu nước Thanh, đi
khoảng 1 ngày.
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Huyện Thất Khê

Do phủ Tràng Định kiêm lý.

Cương giới:

Huyện Thất Khê1 phía nam giáp huyện Văn Quan và châu Thoát Lãng. Phía bắc giáp châu Hạ Đống
nước Thanh. Phía đông giáp châu Thoát Lãng. Phía Tây giáp huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng.

Từ địa giới phía nam ở các xã Vĩnh Điện, Tú Sơn lên địa giới phía bắc ở xã An Khuyến đi khoảng 1
ngày rưỡi.

Từ địa giới phía đông ở các xã Quan Huề, Vũ Lăng đến địa giới phía tây ở các xã Mông Xá, Hoằng
Liệt đi khoảng 2 ngày.

Huyện có 8 tổng, gồm 41 xã, phố. Trong đó có 39 xã người Thổ (Tày), 2 phố người Minh Hương.

Vâng chiếu kiểm tra huyện hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), nguyên tịch có 49 xã, phố, trại. Sau khi bị
phỉ cướp phá, dân lưu tán. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại còn 41 xã, phố.

1-Tổng Bằng Quân 8 xã, phố:
1.Xã Bằng Quân 2.Xã Vĩnh Ân 3.Xã Bình Kiều 4.Xã Gia Hội
5.Xã La Sơn 6.Xã Chỉ Mỹ 7.Xã Khảo Bàn 8.Phố Cừu Phong

2-Tổng Mỹ Điền 4 xã:
1.Xã Mỹ Điền 2.Xã Mỹ Khản 3.Xã Lâm Lang 4.Xã Trung Bật

3-Tổng Khánh Nham 5 xã:
1.Xã Khánh Nham 2.Xã Vũ Lao 3.Xã Bắc Bình 4.Xã Cữu Dương
5.Xã Đồng Luật

4-Tổng Lạc Dương 4 xã:
1.Xã Lạc Dương 2.Xã Phi Mỹ 3.Xã Mông Xá 4.Xã Hoằng Liệt

5-Tổng Nam Sơn 4 xã:
1.Xã Nam Sơn 2.Xã Mỹ Sơn 3.Xã Vũ Lăng 4.Xã Quan Huề

6-Tổng Đồng Phái2 6 xã:
1.Xã Đồng Phái3 2.Xã Bình Lâm 3.Xã Bình Cư 4.Xã Gia Bộc
5.Xã Tài Lương 6.Xã La Niên

7-Tổng Tú Sơn4 4 xã:
1.Xã Tú Sơn5 2.Xã Quyền A 3.Xã Vĩnh Điện 4.Xã Châu Hác

8-Tổng Nghiêm Lật 6 xã, phố:
1.Xã Nghiêm Lật 2.Xã Mậu Đốt 3.Xã An Khuyến 4.Xã Vĩnh Lại
5.Xã Nông Đồn 6.Phố Long Thịnh

                                                     
1Huyện Thất Khê: Đời Lý là châu Thất Nguyên . Thời thuộc Minh đổi chữ viết là Thất Nguyên .

Đầu đời Lê cho đến đầu Mạc không thay đổi. Đời Mạc Phúc Nguyên (1547-1561) kiêng huý chữ Nguyên, đổi
là châu Thất Tuyền . Năm Minh Mệnh 15 (1834) đổi là huyện Thất Tuyền . Năm Thiệu Trị 1
(1841) kiêng huý đồng âm chữ Tuyền, đổi làm huyện Thất Khê . Nay là huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn.

2Xem chú sát dưới.
3Tổng và xã Đồng Phái, đầu triều Nguyễn về trước là tổng và xã Kim Tông . Sau năm 1841 kiêng chữ Tông,

đổi là Kim Phái . Năm Tự Đức 14 (1861) kiêng âm Kim (Triệu Tổ nhà Nguyễn), đổi tiếp là Đồng Phái .
4Xem chú sát dưới.
5Tổng và xã Tú Sơn: Từ đời Minh Mệnh về trước là tổng và xã Hoa Sơn . Từ năm 1841 kiêng chữ Hoa (tên

huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Tú Sơn .
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Đinh điền:

Dân số các hạng: 227 người. Trong đó:
-Người Thổ (Tày): 200 người.
-Người Minh Hương: 27 người.

Số ruộng thực thu thuế: 1.276 mẫu 4 sào 5 thước 9 tấc. Trong đó:
-Ruộng công: 6 sào.
-Ruộng tư: 1.275 mẫu 8 sào 5 thước 9 tấc.

Vâng chiếu kiểm tra huyện hạt vào năm Tự Đức thứ 5 (1852) các hạng dân kể cả người Thổ (Tày)
và người Minh Hương là 823 người. Ruộng công và ruộng tư là 1.921 mẫu 9 sào 3 thước. Sau khi bị
phỉ cướp phá, dân đinh lưu tán, ruộng vườn bỏ hoang. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) tra xét lại, số đinh
hiện trở về và số ruộng hiện canh tác thực số như trên.

Thuế lệ:

Thuế thân cả năm:
-Nộp bằng tiền: 194 quan 3 tiền 30 đồng tiền.
-Biệt nạp bằng bạc: 54 lạng.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 191 quan.
-Nộp bằng thóc: 451 hộc 26 bát 6 vốc 5 lẻ.

Vâng chiếu kiểm tra huyện hạt, năm Tự Đức thứ 5 (1852) tiền thuế thân cả năm của các hạng dân
trong huyện là 783 quan 9 tiền (biệt nạp bằng bạc không có sổ sách tra cứu). Thuế ruộng nộp bằng tiền
là 288 quan 2 tiền 52 đồng tiền, nộp bằng thóc là 676 hộc 3 bát 9 vốc 5 lẻ. Sau khi bị phỉ cướp phá,
nhân đinh lưu tán chưa trở về, ruộng bỏ hoang không canh tác. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) tra xét lại,
số đinh hiện trở về và số ruộng hiện canh tác, thuế lệ như kê trên.

Ngạch lính:

Vâng chiếu năm Tự Đức thứ 5 (1852) hạn ngạch bản huyện tuyển lính cho cơ Lạng Hùng là 79 người.

Năm Tự Đức thứ 18 (1865) do huyện hạt tiếp giáp nước Thanh nên sức cho bản huyện cho số lính
tuyển trở về đoàn kết tự bảo vệ làng bản.

Đồn, bảo:
-Đồn Cữu Dương: ở xã Cữu Dương.
-Đồn An Khuyến: ở xã An Khuyến.
-Đồn Na Lĩnh (Nà Lẹng): ở xã Hoằng Liệt.

Dịch trạm:
-Trạm Lạng Hoằng: ở xã Hoằng Liệt.
-Trạm Lạng Chỉ: ở xã Chỉ Mỹ.
-Trạm Lạng Tú: ở xã Tú Sơn.

Phong tục:

Trong huyện chỉ có người Thổ (Tày), không có người Nùng. Phong tục thuần hậu, làm nghề trồng
cấy, hết sức cần cù việc nông. Khi có việc công thường hăng hái đóng góp. Việc cưới xin tang ma
cúng tế đều đơn giản chất phác. Hơi có nghi lễ, so được với các châu huyện khác thì ba tổng Đồng
Phái, Bình Quân, Tú Sơn có đền thờ thần chung ở xã Tú Sơn: Đầu xuân làm lễ tế thần, mở hội thi đánh
cờ làm vui. Còn như tiếng nói, áo quần, ăn ở cũng giống các châu huyện khác [trong tỉnh].

Sản vật:

Đất đai hợp với lúa thu, rải rác có trồng giống lúa tháng 6 (tháng 3, 4 xuống cấy, tháng 6 thu hoạch,
tục gọi là lúa lục mâu). Bốn tổng Bình Quân, Đồng Phái, Lạc Dương, Nghiêm Lật đồng điền phì nhiêu
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dễ trồng cấy. Hai tổng Khánh Nham, Mỹ Điền đất đai thích hợp với việc trồng dâu nuôi tằm. Vùng này
có lụa thổ quyến, khoai, đậu, ngô, kê thì rất nhiều. Mỏ vàng ở hai xã Nông Đồn, La Sơn. Gần đây
những nơi ấy đã phải đóng mỏ.

Khí hậu:

Mùa xuân tháng giêng, tháng hai vẫn còn lạnh. Sau tiết sương giáng thì rất lạnh, nhiều gió bấc. Khí
núi vùng này có phần nhẹ hơn nơi khác. Khí hậu làm việc nông thì bốn tổng Nam Sơn, Mỹ Điền,
Khánh Nham, Nghiêm Lật cần phải cấy sớm. Bốn tổng Bình Quân, Đồng Phái, Lạc Dương, Tú Sơn thì
phải cấy muộn. Còn khí hậu mưa nắng v.v... thì cũng giống các châu huyện khác.

Núi sông:

-Nhiều núi đá, ít núi đất. Núi có tên: núi Khâu Thường ở xã Nghiêm Lật, núi Ba Chi ở xã Phi Mỹ.
Các núi khác thì chỉ do dân các xã tự đặt ra để gọi mà thôi.

-Một dòng sông từ thượng lưu sông Bác Đức giáp châu Thoát Lãng đổ vào huyện hạt ở xã Vĩnh
Điện, chảy qua địa phận các tổng Tú Sơn, Nam Sơn, Khánh Nham đến xã Cữu Dương, cũng gọi là
sông Bắc Đức, đổ vào sông ở Long Châu nước Thanh.

-Lại có dòng suối chảy từ huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng qua đồn phủ, hợp dòng với các suối nhỏ
khác chảy đến xã Tú Sơn hợp dòng với sông Bác Đức rồi đổ vào sông ở Long Châu nước Thanh.

Đường đi:

-Một đường dịch lộ từ phía đông nam giáp sông Bác Đức châu Thoát Lãng đi vào huyện hạt ở xã
Vĩnh Điện rồi chuyển về phía tây bắc, đi qua các trạm Lạng Tú, Lạng Chỉ, Lạng Hoành đến cuối địa
giới huyện ở đồn cũ Na Lĩnh (Nà Lẹng) giáp tỉnh Cao Bằng, dài 29 dặm 132 trượng.

-Một đường nhỏ từ phố Cừu Phong đi về phía đông bắc đến đồn Cữu Dương, giáp ải Bình Nhi
thuộc Long Châu nước Thanh, đi khoảng 1 ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ chạy từ phía bắc huyện [lỵ] đến xã An Khuyến, đi khoảng 1 ngày.

-Một đường nhỏ từ xã Phi Mỹ ở phía nam đi lên xã Nông Đồn phía bắc, giáp xã Hạ Pha tỉnh Cao
Bằng, đi khoảng nửa ngày.

-Một đường nhỏ từ phía nam huyện đi đến xã La Sơn, giáp xã Tòng Lệnh huyện Văn Quan, đi
khoảng nửa ngày.

Huyện Văn Quan

Huyện lỵ1 nguyên đặt ở phố Điềm He tổng Chu Túc phía tây bắc thành tỉnh (từ sau khi bị phỉ cướp
phá đến nay chưa xây dựng lại được).

Cương giới:

Huyện hạt phía nam giáp huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên và huyện Hữu Lũng tỉnh Bắc Ninh. Phía
bắc giáp huyện Thất Khê và châu Thoát Lãng. Phía đông giáp châu Ôn và châu Văn Uyên. Phía tây
giáp châu Văn Uyên và huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.

Từ địa giới phía đông ở các xã Khâu Mông, Phồn Mậu đến địa giới phía tây ở xã Phụng Cống đi
đường hết chừng 2 ngày rưỡi.

                                                     
1 Huyện Văn Quan: Đời Lý thuộc đất châu Văn . Thời thuộc Minh là huyện Bôi Lan  thuộc châu

Thượng Văn  (THQQ). Đầu triều Lê đổi là châu Văn Lan , đặt thuộc phủ Tràng Khánh. Các
đời sau không đổi. Đầu triều Nguyễn kiêng chữ Lan (tên huý của mẹ cả Gia Long, lệnh 4-1803), đổi gọi là
châu Văn Quan . Năm Minh Mệnh 15 (1834) đổi làm huyện Văn Quan . Nay là huyện Văn
Quan tỉnh Lạng Sơn.
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Từ địa giới phía nam ở xã Huân Phong đến địa giới phía bắc xã Hội Hoan, đi đường hết chừng 1
ngày rưỡi.

Huyện có 9 tổng, gồm 45 xã phố. (Trong đó có 38 xã người Thổ (Tày), 5 xã người Nùng, 2 phố
người Minh Hương).

Vâng chiếu kiểm tra huyện hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) nguyên tịch có 52 xã phố. Sau khi bị phỉ
cướp phá, dân đinh lưu tán. Năm Tự Đức thứ 24 kiểm tra lại có 45 xã, phố.

1-Tổng Chu Túc, 8 xã phố:
1.Xã Chu Túc 2.Xã Chi Quan 3.Xã Hữu Đễ 4.Xã Phồn Mậu
5.Xã Vĩnh Lại 6.Xã Cử Xá 7.Xã Phú Nhuận 8.Phố Điềm Hi

2-Tổng Phú Xá, 5 xã:
1.Xã Phú Xá 2.Xã Sơn Tăng 3.Xã Khánh Khê 4.Xã Quyến Lũng
5.Xã Khâu Mông

3-Tổng Mỹ Liệt, 5 xã:
1.Xã Mỹ Liệt 2.Xã Bác Lãng 3.Xã Vân Mộng 4.Xã Phú Mỹ
5.Xã Phù £

4-Tổng Tú Xuyên 5 xã, phố:
1.Xã Tú Xuyên 2.Xã Lục Kỳ 3.Xã Lương Năng 4.Xã Kỳ Lâm
5.Phố Na Hoài

5-Tổng Huân Phong 5 xã:
1.Xã Huân Phong 2.Xã Mậu Nông 3.Xã Phù Gia 4.Xã Tri Lễ
5.Xã Hữu Lương

6-Tổng Bình Gia, 3 xã:
1.Xã Bình Gia 2.Xã Tịnh Sóc 3.Xã Cán Khê

7-Tổng Cam Thuỷ1, 5 xã:
1.Xã Cam Thuỷ2 2.Xã Thuần Như 3.Xã Tòng Chu 4.Xã Phụng Cống
5.Xã Định Bảo

8-Tổng Uy Mãnh 6 xã, phố:
1.Xã Uy Mãnh 2.Xã Vân Mạc 3.Xã Lãng Dương 4.Xã Văn Định
5.Xã Tòng Lệnh 6.Phố Vân Mạc

9-Tổng Hội Hoan 3 xã:
1.Xã Hội Hoan 2.Xã Gia Miễn 3.Xã Bác La

Đinh điền:

Dân số các hạng: 587 người. Trong đó:
-Người Thổ (Tày): 563 người.
-Người Nùng: 12 người.
-Người Minh Hương: 12 người.

Số ruộng thực thu thuế: 851 mẫu 9 sào 7 thước 5 tấc. Trong đó:
-Ruộng công: 14 mẫu 8 sào 12 thước 5 tấc.
-Ruộng tư: 837 mẫu 10 thước.

                                                     
1Xem chú sát dưới.
2Tổng và xã Cam Thuỷ: Từ đời Minh Mệnh về trước là tổng và xã Tuyền Cam . Đầu đời Thiệu Trị (1841)

1841 kiêng đồng âm tên huý Thiệu Trị, đổi là Cam Thuỷ .
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Vâng chiếu kiểm tra huyện hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), nguyên tịch kể các hạng người Thổ
(Tày), người Nùng, người Minh Hương là 1.613 người, ruộng công, tư 950 mẫu 1 sào 11 thước 9 tấc.
Sau khi bị phỉ cướp phá, nhân đinh lưu tán không trở về, ruộng đồng bỏ hoang không canh tác. Năm
Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại, số đinh hiện trở về và số ruộng hiện canh tác như trên.

Thuế lệ:

Thuế thân cả năm:
-Nộp bằng tiền: 577 quan 8 tiền 30 đồng tiền.
-Biệt nạp bằng bạc: 29 lạng bạc.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 127 quan 7 tiền 55 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 306 hộc 27 bát 2 vốc 1 lẻ.

Vâng chiếu kiểm tra huyện hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), thuế thân cả năm của các hạng dân trong
huyện nộp bằng tiền là 1.699 quan 1 tiền. (Số biệt nạp bằng bạc không có sách tra cứu). Thuế ruộng
nộp bằng tiền 142 quan 5 tiền 17 đồng tiền, nộp bằng thóc: 336 hộc 8 bát 2 vốc 5 lẻ. Sau khi bị phỉ
cướp phá dân đinh lưu tán chưa trở về, ruộng đồng hoang phế không canh tác. Năm Tự Đức thứ 27
(1874) tra khám lại, số đinh hiện trở về và số ruộng hiện canh tác nộp thuế theo lệ như trên.

Binh ngạch:

-Hạn ngạch số lính tuyển cho cơ Lạng Hùng là 78 người.

Vâng chiếu năm Tự Đức thứ 5 (1852), số quân tuyển hàng năm vào 2 cơ Lạng Hùng, Lạng Dũng
tổng số là 139 người. Sau khi bị phỉ cướp phá, dân thưa, quân thiếu. Năm Tự Đức thứ 18 (1865) cho
trích lưu 78 người vào các đội của cơ Lạng Hùng.

Đồn:

-Đồn Vân Mạc: ở địa phận xã Vân Mạc.

Phong tục:

Người Nùng và người Thổ (Tày) ở xen kẽ nhau, tính tình nóng nảy dũng cảm, quen dùng súng kíp,
ít học hành, cần cù việc cày cấy, biết chặn suối lấy nước tưới ruộng, không dùng loại guồng nước tự
quay. Ăn mặc đồ dùng tiết kiệm, Không chuộng trang sức cầu kỳ. Dân tổng Phú Xá thuần hậu chất
phác, chăm lo việc công. Riêng xã Hữu Đễ dân tục điêu toa hay tranh chấp kiện tụng. Các nơi trong
huyện đều có đền chùa, nhưng việc thờ cúng đơn giản. Duy các xã Bình Gia, Cam Thuỷ, Tòng Chu,
Thuần Như, Hữu Lương thì từ trước đã có đền chùa khá to rộng tráng lệ. Hàng năm vào tháng 2 và
tháng 7 thì vào đám ca hát. Ngoài ra, về áo quần ăn mặc, tiếng nói thì cũng như các châu huyện khác
trong tỉnh.

Sản vật:

Ruộng phần nhiều cấy lúa vụ thu, đất thích hợp các loại bông, đậu, cùng là khoai, sắn, ngô, kê. Các
xã Phú Xá, Vân Mộng, Hữu Đễ, Hữu Lương có các núi đất thích hợp trồng cây hoa hồi. Xã Bác Lãng
trồng nhiều mía. Xã Phú Vượng (hiện lưu tán chưa về) và xã Hội Hoan có mỏ vàng. Đến những năm
trước đây chất vàng suy hao khai thác cạn kiệt nên đã lâu cũng bỏ không khai thác nữa. Sông Vân Mạc
có cá anh vũ, nhưng thịt nhạt không được như giống cá này ở sông Bạch Hạc tỉnh Sơn Tây.

Khí hậu:

Trong huyện núi non trùng điệp. Ban ngày thường có mây mù khí núi, mãi đến trưa mới tan. Cuối
thu đầu đông nhiều gió đông bắc lạnh buốt. Mùa xuân vẫn còn lạnh, vào hè tiết trời mới ấm áp. Tháng
6, 7 thường có mưa dầm. Sau tháng 9 phần nhiều có sương muối. Nông lịch cấy vào tháng 4 đầu tháng
5 xuống cấy để lúa chín sớm, không nên cấy muộn.
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Sông núi:

-Núi Khâu Nham: cao nhất huyện, thuộc địa phận các xã Bác La, Tịnh Sóc, Huân Phong.

Ngoài ra núi đá núi đất xen kẽ nhau, dân địa phương tự đặt tên.

-Sông Kỳ Cùng: từ tổng Vĩnh Dật châu Văn Uyên chảy vào huyện hạt qua các xã Khánh Khê, Sơn
Tăng, Xuân Lũng, Chi Quan, Điềm He, Bác Lãng, Mỹ Liệt. Phù £ rồi chảy vào sông Bác Đức ở tổng
Hữu Thu châu Thoát Lãng.

-Một nhánh bắt nguồn từ núi Ngân Sơn tỉnh Thái Nguyên chảy qua xã Bác Khê huyện Thạch An
tỉnh Cao Bằng, chảy vào địa phận hai tổng An Hùng, Hoá Nhân châu Văn Uyên, rồi chảy vào huyện
hạt ở xã Vân Mạc, gọi là sông Vân Mạc.

-Lại một nhánh từ tổng Tân Tri huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên chảy qua hai tổng An Hùng, Hoá
Nhân châu Văn Uyên, chảy vào xã Vân Mạc, hợp dòng với sông Vân Mạc, đổ vào sông Bác Đức.

Đường đi:

-Một đường nhỏ đi từ đông bắc huyện qua các tổng Chu Túc, Tú Xuyên, Huân Phong, Bình Gia,
Cam Thuỷ đến giáp giới huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên, đi hết khoảng 2 ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ đi từ huyện lỵ đi về phía tây bắc, rồi chuyển về phía đông nam, qua tổng Quang Bí
châu Văn Uyên, đi đến các xã Hữu Đễ, Cử Xá đến giáp địa giới châu Ôn phủ Tràng Khánh, đi hết
khoảng nửa ngày.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam đến xã Cam Thuỷ, qua các xã Định Bảo, Vân Mạc,
đến giáp giới huyện Thất Khê, đi hết khoảng hai ngày.

Châu Thoát Lãng

Châu lỵ1 nguyên đóng ở phố Đồng Văn, tổng Hữu Thu phía tây bắc thành tỉnh (trước đây bị phỉ
cướp phá, chưa xây dựng lại).

Cương giới:

Phía nam giáp giới châu Văn Uyên và huyện Văn Quan. Phía bắc giáp huyện Thất Khê và châu Văn
Uyên. Phía đông giáp châu Lộc Bình. Phía tây giáp huyện Thất Khê.

Từ địa giới phía nam ở châu lỵ cũ phố Đồng Văn lên địa giới phía bắc ở xã Khánh Môn đi hết
khoảng 1 ngày.

Từ địa giới phía đông ở các xã Thạch Đạn, Hoà Cư đến địa giới phía tây ở bến đò sông Bác Đức, đi
hết khoảng 1 ngày rưỡi.

Toàn châu có 4 tổng, gồm 22 xã, phố, trại. Trong đó có 15 xã người Thổ (Tày), 3 xã, trại người
Nùng, 4 phố người Minh Hương.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), nguyên tịch gồm 26 xã, phố, trại. Do bị
phỉ cướp phá, dân đinh lưu tán. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại có 22 xã, phố, trại, trong đó
có tổng Trừ Trĩ ở xen vào các tổng Vĩnh Dật, Uyên Lệ, Hành Lư của châu Văn Uyên.

1-Tổng Hữu Thu 5 xã, phố:
1.Xã Hữu Thu 2.Xã Trọng Sơn 3.Xã Tân Lang 4.Xã Trà Nham
5.Phố Đồng Văn

                                                     
1Châu Thoát Lãng: Đời Trần Hồ về trước là châu Thoát Lạc . Thời thuộc Minh là huyện Thoát

(PĐĐC, THQQ in lại trong PĐĐD, 1-26b ghi là huyện Lãng  ?). Đầu triều Lê đổi là châu Thoát Lãng
. Nay thuộc huyện Văn Lãng (do Văn Uyên và Thoát Lãng hợp thành) tỉnh Lạng Sơn.
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2-Tổng An Hoá, 4 xã:
1.Xã An Hoá 2.Xã Lạc Khư 3.Xã Kỳ La 4.Xã Khánh Môn

3-Tổng Xung Quán, 3 xã:
1.Xã Xung Quán 2.Xã Du Chàng 3.Xã Lịch Sơn

4-Tổng Trừ Trĩ, 10 xã, phố, trại:
1.Xã Trừ Trĩ 2.Xã Hoàng Đồng 3.Xã Vĩnh Trại 4.Xã Thạch Đạn
5.Xã Hoà Cư 6.Trại Khôn Lại 7.Trại Cốc Chấn
8.Phố Khâu Lư (Kỳ Lừa) 9.Phố Nam Nhai1 10.Phố Vị

Đinh điền:

Dân số các hạng: 339 người. Trong đó:
-Người Thổ (Tày): 281.
-Người Nùng: 9.
-Người Minh Hương: 49.

Số ruộng thực thu thuế: 667 mẫu 6 sào 10 thước 7 tấc. Trong đó:
-Ruộng công: 4 sào.
-Ruộng tư: 667 mẫu 2 sào 10 thước.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), các hạng dân số kể cả người Thổ (Tày),
Nùng, người Minh Hương là 1.178 người. Ruộng công và tư thực thu thuế là 712 mẫu 3 sào 14 thước 9
tấc. Sau khi bị phỉ cướp phá, nhân đinh lưu tán chưa trở về, ruộng vườn bỏ hoang không canh tác. Năm
Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại, số đinh hiện trở về, số ruộng canh tác như trên.

Thuế lệ:

Thuế thân cả năm:
-Nộp bằng tiền: 278 quan 8 tiền 30 đồng tiền.
-Biệt nạp bằng bạc: 79 lạng.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 100 quan 1 tiền 30 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 236 hộc 19 bát 1 vốc 5 lẻ.

Thuế ao: 6 quan 3 tiền 30 đồng tiền.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) thuế thân cả năm của các hạng dân trong
châu là 1.107 quan 7 mạch 30 văn. Thuế ruộng nộp bằng tiền 106 quan 8 tiền 36 đồng tiền (số bạc biệt
nạp không có sổ sách tra cứu), nộp bằng thóc: 250 hộc 14 bát 9 vốc 5 lẻ. Sau khi bị phỉ cướp phá, dân
đinh lưu tán chưa trở về, ruộng đất bỏ hoang không canh tác. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại,
số đinh hiện trở về, số ruộng hiện canh tác nộp thuế như trên.

Binh ngạch:

Vâng chiếu năm Tự Đức thứ 5 (1852) tuyển lính sung vào hai cơ Lạng Hùng, Lạng Dũng là 83
người. Sau khi bị phỉ cướp phá dân đinh lưu tán. Năm Tự Đức thứ 18 (1865) do châu hạt tiếp giáp
nước Thanh, sức cho số quân đã tuyển được trở về đoàn kết, tự bảo vệ bản làng.

Đàn miếu:

-Đàn Tiên Nông: ở địa phận xã Vĩnh Trại.

-Miếu Hội đồng: ở địa phận xã Vĩnh Trại.

Cửa ải:

ải Bắc Cáp: ở địa phận xã Trừ Trĩ.

                                                     
1Phố Nam Nhai : Đầu triều Nguyễn về trước là phố Long Nhai .
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Dịch trạm:

-Trạm Lạng Du: ở địa phận xã Du Đồng.

-Trạm Lạng Trọng: ở địa phận xã Trọng Sơn.

Phong tục:

Người Thổ (Tày), người Nùng ở xen kẽ nhau. Người Nùng phần nhiều cần cù. Người Thổ (Tày) lại
phần nhiều lười biếng. Người Nùng không có ruộng, chỉ cày cuốc đất núi mà trồng trỉa. Ruộng tư của
người Thổ (Tày) tuy vẫn được trao đổi với nhau, nhưng không được bán đoạn. [Tục lệ] cứ chiếu theo
số đinh mà chia đều ruộng đất, cùng chịu sưu dịch, gọi là lệ đầu điền. Cho nên người giầu cũng không
thể thu chiếm được ruộng đất của người khác. Phong tục keo xẻn hủ lậu. Duy tổng Trừ Trĩ hiếu nghĩa,
hơi biết coi trọng việc công. Các việc cưới xin, tang ma, thờ cúng chỉ làm qua loa, không có lễ nghi gì
mấy. Cả châu duy chỉ hai xã Hữu Thu, Vĩnh Trại là có đền thờ thần, chùa thờ Phật. Nhưng việc thờ
cúng cũng đơn giản. Còn như tiếng nói, áo quần và cách ăn ở thì cũng giống như các châu khác trong tỉnh.

Sản vật:

Trong châu chỉ cấy lúa thu. Khoai, đậu, ngô, kê thì nơi nào cũng có. Xã Vĩnh Trại trồng cây thuốc
lá, đượm khói, thơm ngon hơn thuốc lá các nơi khác. Hai xã Tân Lang, Lịch Sơn có mỏ sắt, gần đây
trữ quặng hao kiệt nên đã lâu bỏ không khai thác. Cũng có nơi cấy lúa tháng 6: tháng 2, 3 xuống cấy,
tháng 5, 6 thu hoạch, người Thổ (Tày) gọi là lúa Lục mầu1.

Khí hậu:

Vùng này rét nhiều, nhiều gió đông bắc, thường có mây mù che phủ, mùa hè mới giảm. Nông lịch
thường phải cấy sớm, còn mưa nắng thì cũng như nơi khác trong tỉnh.

Sông núi:

-Núi Tam Thanh, núi Vọng Phu đều ở địa phận xã Vĩnh Trại. Ngoài ra trong châu nhiều núi đất, ít
núi đá. Núi chạy liên tiếp như xâu chuỗi với nhau, không có núi lớn nào nổi tiếng.

-Sông Kỳ Cùng: thượng lưu từ xã Phương Thuỷ châu Lộc Bình đổ vào các xã Vĩnh Trại, Hoàng
Đồng thuộc châu hạt, rồi chảy qua các tổng Vĩnh Dật, Nhân Lý châu Văn Uyên, các tổng Phú Xá, Chu
Túc huyện Văn Quan, rồi lại chảy vào địa hạt của bản huyện ở các xã Trọng Sơn, Hữu Thu, Tân Lang,
Xung Quán, rồi chảy vào xã Bác Đức (xã này đến nay vẫn còn xiêu tán), gọi là sông Bác Đức. Sông
này lại hợp dòng với một nhánh phía bên tả là sông Văn Mạc, rồi đổ vào địa phận huyện Thất Khê.
Lòng sông có nhiều ghềnh thác, chỗ nông chỗ sâu khác nhau. Mùa nước lớn thì thuyền nhỏ có thể
được. Ngoài ra đều là các khe suối nhỏ chảy ven theo núi, rồi đổ vào sông Kỳ Cùng.

Danh thắng:

-Động Tam Thanh: một dải núi đá có 3 động, tục gọi là Nhất Thanh, Nhị Thanh, Tam Thanh. Nhân
dựa vào vách động Tam Thanh làm chùa, có tượng Phật.

-Phố Khâu Lư (Kỳ Lừa): nguyên trước đây thương nhân Trung Quốc (thương khách) tụ cư đông
đúc, nên mới có câu ca Tam Thanh, Kỳ Lừa2.

Đường đi:

-Một đường dịch lộ từ bờ sông Kỳ Cùng ở phía đông nam đi vào châu hạt ở hai xã Vĩnh Trại,
Hoàng Đồng giáp địa phận châu Văn Uyên, dài 9 dặm 110 trượng 5 thước. Lại từ trạm Lạng Uyên
châu Văn Uyên đi vào châu hạt ở trạm Lạng Trọng, qua trạm Lạng Du đến cuối địa giới bản châu ở
sông Bác Đức, dài 47 dặm 125 trượng.

                                                     
1Câu này đặt ở sau câu đầu (của mục Sản vật) thì hợp lý hơn.
2Tức câu ca dao cổ: "Lạng Sơn có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh".
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-Một đường nhỏ từ phố Kỳ Lừa chuyển đi lên phía đông bắc, qua các xã Thạch Đạn, Trừ Trĩ đến ải
Bắc Cáp giáp châu Thượng Thạch nước Thanh, đi khoảng 1 ngày.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ cũ ở phố Đồng Văn đi lên phía bắc, qua các xã Hữu Thu, An Hoá, Kỳ
La, Lạc Khư, Khánh Môn, đến giáp xã Thanh Mật châu Văn Uyên, đi khoảng 1 ngày.

Châu Văn Uyên

Châu Văn Uyên1 ở phía đông bắc thành tỉnh. Châu lỵ nguyên đặt ở phố Đồng Đăng (sau khi bị phỉ
cướp phá, chưa xây dựng lại).

Cương giới:

Phía nam giáp huyện Văn Quan. Phía bắc giáp châu Bằng Tường nước Thanh. Phía đông giáp châu
Ôn và châu Thoát Lãng. Phía tây giáp huyện Võ Nhai và châu Bạch Thông tỉnh Thái Nguyên.

Từ địa giới phía nam ở xã Trực Tầm lên phía bắc đến xã Thanh Mật, đi khoảng hai ngày rưỡi.

Từ địa giới phía đông ở xã Châu Quyển đến địa giới phía tây ở các xã Báo Thiện, Hoà Nhuyễn, đi
khoảng ba ngày.

Toàn châu có 8 tổng, gồm 45 xã, phố. Trong đó 33 xã người Thổ (Tày), 10 xã người Nùng, 2 phố
người Minh Hương.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), nguyên tịch 48 xã, phố. Sau khi bị phỉ
cướp phá, dân đinh lưu tán. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại chỉ còn 45 xã phố. Trong đó có:
hai tổng Dã Nham và Quang Bí ở xen kẽ vào các tổng Chu Túc, Phú Xã của huyện Văn Quan, hai tổng
An Hùng, Hoá Nhân ở xen kẽ vào các tổng Tú Xuyên, Bình Gia, Cam Thuỷ của huyện Văn Quan.

1-Tổng Vĩnh Dật, 8 xã, phố:
1.Xã Vĩnh Dật 2.Xã Hạ Lũng 3.Xã Châu Quyển 4.Xã Văn Giáp
5.Xã Đồng Đăng 6.Xã Trung Giáp2 7.Xã An Dật 8.Phố Đồng Đăng

2-Tổng Uyên Lệ, 4 xã:
1.Xã Uyên Lệ 2.Xã Tiên Hội 3.Xã Điền Phong 4.Xã Bảo Lâm

3-Tổng Hành Lư, 4 xã:
1.Xã Hành Lư 2.Xã Thanh Cầm 3.Xã Thanh Mật 4.Xã Thuỷ Loan

4-Tổng Nhân Lý, 5 xã:
1.Xã Nhân Lý 2.Xã Thạch Loan 3.Xã Quân Lao 4.Xã Hùng Thắng
5.Xã Thám Xuân

5-Tổng Dã Nham 5 xã, phố:
1.Xã Dã Nham 2.Xã Trực Tầm 3.Xã Bằng Phúc 4.Xã Thu Cúc3

5.Phố Đức Hinh

                                                     
1Châu Văn Uyên: Đời Lý Trần là đất châu Văn (UTDĐC). Thời thuộc Minh là huyện Uyên thuộc phủ Lạng Sơn.

Đời Lê Thánh Tông (1466) đổi gọi là châu Văn Uyên. Các đời sau không thay đổi. Nay thuộc huyện Văn Lãng
(do Văn Uyên và Thoát Lãng hợp thành) tỉnh Lạng Sơn.

2Xã Trung Giáp: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Giáp . Từ 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua
Thiệu Trị), đổi là Trung Giáp .

3Xã Thu Cúc : Đầu đời Tự Đức về trước là xã Kim Cúc , sau 1862 kiêng chữ Kim (Triệu Tổ nhà
Nguyễn), đổi là Thu Cúc.
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6-Tổng An Hùng, 6 xã:
1.Xã Quý Hoà 2.Xã Báo Thiện 3.Xã An Hùng 4.Xã Xuân Viện
5.Xã An Lỗ 6.Xã Bác Viên

7-Tổng Hoá Nhân, 6 xã:
1.Xã Hoá Nhân 2.Xã Dưỡng Mông 3.Xã Quy Hậu 4.Xã Xuân Dục
5.Xã Trân Quả 6.Xã Hoà Nhuyễn

8-Tổng Quang Bí, 7 xã:
1.Xã Quang Bí 2.Xã Bình Đãng1 3.Xã ích Hữu2 4.Xã Việt Yên
5.Xã Xuân Quang 6.Xã Hà Quảng 7.Xã Quảng Mạc

Đinh điền:

Dân số các hạng: 368 người, trong đó:
-Người Thổ (Tày): 297 người.
-Người Nùng: 52 người.
-Người Minh Hương: 19 người.

Số ruộng thực thu thuế: 609 mẫu 7 sào 1 thước 2 tấc. Trong đó:
-Ruộng công: 11 mẫu 4 sào 8 thước 2 tấc.
-Ruộng tư: 598 mẫu 2 sào 8 thước.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), nguyên tịch 1.190 người, ruộng công, tư
666 mẫu 1 sào 13 thước 7 tấc. Sau khi bị phỉ cướp phá, nhân đinh lưu tán chưa trở về, ruộng đồng bỏ
hoang không người cày cấy. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại, số đinh hiện trở về và số ruộng
hiện khai khẩn như trên.

Thuế lệ:

Thuế thân cả năm:
-Nộp bằng tiền: 325 quan.
-Biệt nạp bằng bạc: 49 lạng 2 tiền 5 phân.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 91 quan 4 tiền 34 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 221 hộc 19 bát 5 vốc 5 lẻ.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852): Thuế thân cả năm là 1.160 quan 3 mạch
(Số biệt nạp bằng bạc không có sách để tra cứu). Thuế ruộng nộp bằng tiền 119 quan 4 tiền 25 đồng
tiền, nộp bằng thóc: 276 hộc 33 bát 1vốc 5 lẻ. Sau khi bị phỉ cướp phá, nhân đinh lưu tán chưa trở về,
ruộng vườn bỏ hoang không canh tác. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại, số đinh hiện trở về, số
ruộng khai khẩn và thuế lệ như trên.

Binh ngạch:

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) định hạn ngạch tuyển quân sung vào hai cơ
Lạng Dũng, Lạng Hùng là 101 người. Sau khi bị phỉ cướp phá, dân đinh lưu tán. Năm Tự Đức thứ 18
(1865) xét châu hạt giáp nước Thanh, số quân phải tuyển đều cho trở về đoàn kết tự bảo vệ làng bản.

Đài:

-Đài Quan Thượng (Đài trên cửa ải): ở địa phận xã Bảo Lâm.

                                                     
1Xã Bình Đãng : Đầu Nguyễn về trước là xã Bằng Đãng  (CTTX).
2Xã ích Hữu : Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Tuyền Hữu . Từ 1841 kiêng đồng âm tên huý vua

Thiệu Trị (Phúc Tuyền), đổi là ích Hữu.
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Tấn, đồn, bảo:

-Tấn Văn Uyên: ở địa phận xã Bảo Lâm. Nguyên từ trước đặt 1 viên đội trưởng và 10 tấn phu, ứng
trực để nhận chuyển công văn qua lại với nước Thanh.

-Tấn Du Thôn: ở xã Bảo Lâm, giao cho dân sở tại canh giữ. (ở dưới cũng thế)

-Đồn Thanh Mật: ở địa phận xã Thanh Mật.

-Đồn Kim Cúc: ở địa phận xã Thu Cúc.

Dịch trạm:

-Trạm Lạng Uyên: ở xã Uyên Lệ.

Phong tục:

Tục người Thổ (Tày), người Nùng chất phác tiết kiệm, dễ bị mê hoặc nhưng khó giải thích cho hiểu
rõ. Phần nhiều đều quen sử dụng súng kíp. Người Nùng không có ruộng nhưng chịu khó canh tác, cho
nên của cải có phần dư dật hơn người Thổ (Tày). Người Thổ (Tày) thì có ruộng tư, cũng có lệ không
được bán đoạn. Ruộng đất đều theo số người mà chia đều. Người có ruộng chịu sưu dịch, gọi là lệ đầu
điền. Tục của họ tin ma quỷ, nhất là người Nùng. Ngẫu nhiên mà mắc bệnh thì tin thày mo chứ không
tin thầy thuốc. Đền thờ thần, chùa thờ Phật thì rải rác cũng có nơi có, nhưng việc thờ cúng cũng sơ sài.
Các việc cưới xin tang ma đều theo tập tục địa phương, khá cẩu thả. Hai xã Hạ Lũng, Châu Quyển
tổng Vĩnh Dật nếu có việc công đều rất sốt sắng, khá có hiếu nghĩa, hăng hái với việc công. Xã Bảo
Lâm tổng Uyên Lệ sau khi bị phỉ cướp phá đã cùng nhau chung sức tự giữ quê hương làng bản, đáng
khen là một phong tục tốt đẹp. Ngoài ra thì về tiếng nói, cư xử, ăn mặc cũng giống như các châu
huyện khác trong tỉnh.

Sản vật:

Trong châu hạt chỉ có lúa vụ thu. Khoai, đậu, ngô, kê, dâu tằm, bông vải thì rải rác các nơi đều có,
nhưng cũng không được nhiều mấy. Các xã Vĩnh Dật, Hạ Lũng tổng Vĩnh Dật, xã Bảo Lâm tổng Uyên
Lệ, xã Thạch Loan tổng Nhân Lý, các xã Xuân Quang, Bình Đãng, Hà Quảng tổng Quang Bí đều có
trồng hoa hồi, nhưng cũng phải chọn những ngọn núi có chất đất thích hợp. Mỏ sắt thì lúc trước có ở
địa phận xã Bảo Lâm, nhưng trữ quặng cạn kiệt nên lâu nay đã phải đóng mỏ không khai thác.

Khí hậu:

Trong các lũng núi bốn mùa đều có sương mù che phủ. Tháng 4, 5 mưa nhiều. Tháng 7, 8 nhiều gió
bắc, lạnh rét, đến cuối đông lại càng rét hại. Mùa xuân phải đến sau tháng 3 thời tiết mới ấm áp. Nông
lịch cấy tháng 4, đến tháng 8, 9 thì thu hoạch, đó là vì thời tiết vùng này lạnh không nên cấy muộn.

Núi sông:

Trong hạt núi đồi liên tiếp, núi đá xen lẫn núi đất.

Núi có tên thì chỉ có núi Anh Linh ở địa phận tổng Vĩnh Dật. Địa thế núi cao rộng, khi nào thấy
trên đỉnh có mây mù biết là sắp mưa. Phía đông nam núi là xã Hoàng Đồng châu Thoát Lãng. Phía tây
bắc núi là các xã Văn Giáp, Trung Giáp, Hạ Lũng thuộc bản châu.

Trong châu hạt có nhiều khe suối chảy ven núi, nhưng có tên thì chỉ có một giải sông Kỳ Cùng:
Sông chảy ở chỗ tiếp giáp tổng Trừ Trĩ châu Thoát Lãng đổ vào châu hạt ở hai xã Văn Giáp và Trung
Giáp rồi lại chảy qua địa phận tổng Phú Xá, Chu Túc huyện Văn Quan. Dòng sông quanh co rồi lại
chảy vào châu hạt ở xã Thám Xuân, chảy qua châu Thoát Lãng, đổ vào sông Bác Đức. Một nhánh khác
từ chỗ giáp giới tổng Tân Tri huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên chảy vào châu hạt chảy qua các xã Quy
Hậu, Xuân Dục tổng Hoá Nhân, các xã Bác Viên, An Lỗ tổng An Hùng, rồi chảy đến huyện Văn Quan,
đổ vào sông Vân Mạc. Một nhánh từ chỗ giáp địa giới phố Ngân Sơn tỉnh Thái Nguyên chảy vào châu
hạt ở xã Xuân Viện tổng An Hùng, chảy đến huyện Văn Quan hợp dòng với sông Vân Mạc.
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Danh thắng:

-Phố Đồng Đăng: Trước đây là nơi thương nhân Trung Quốc cư tụ buôn bán tấp nập, được coi là
nơi danh thắng. Sau bị phỉ cướp phá, dân phố xiêu tán, còn lại chưa bằng nửa lúc trước.

Đường đi:

-Một đường dịch lộ chạy từ xã Hoàng Đồng châu Thoát Lãng đi vào châu hạt ở xã Châu Quyển,
chuyển về phía tây bắc, qua châu lỵ cũ ở phố Đồng Đăng, đến trạm Lạng Uyên giáp địa phận châu
Thoát Lãng, dài 20 dặm.

-Một đường từ châu lỵ cũ ở phố Đồng Đăng đi lên phía bắc đến giáp nước Thanh ở cửa Nam Quan,
dài 10 dặm.

-Một đường từ châu lỵ cũ ở phố Đồng Đăng đi đến tấn Du Thôn, đi khoảng nửa ngày.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ cũ ở phố Đồng Đăng đi qua xã Hạ Lũng rồi đi qua hai tổng Phú Xá, Chu
Túc huyện Văn Quan, rồi lại vào bản châu ở đồn Kim Cúc tổng Dã Nham, đến tổng Quang Bí giáp giới
châu Ôn, đi khoảng 1 ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ cũ ở phố Đồng Đăng đi qua tổng Hành Lư đến đồn cũ Thanh Mật giáp
địa giới nước Thanh, đi khoảng 1 ngày.

-Một con đường nhỏ từ phố Đức Hinh đi qua các tổng Tú Xuyên, Bình Da, Cam Thuỷ huyện Văn
Quan đi vào hai tổng An Hùng, Hoá Nhân của bản châu, giáp địa giới tỉnh Thái Nguyên, đi khoảng 2
ngày rưỡi.

Phủ Tràng Khánh

Phủ lỵ1 ở phía nam thành tỉnh, thuộc địa phận xã Quang Lang tổng Tràng Quế châu Ôn, nguyên
dựa vào đồn cũ Quang Lang để làm lỵ sở. Bốn mặt đắp lũy đất, chu vi 86 trượng 6 thước, cao 4 thước
2 tấc, bên ngoài trồng tre gai.

Cương giới.

Phía nam giáp hai huyện Yên Thế, Hữu Lũng tỉnh Bắc Ninh. Phía bắc giáp châu Văn Uyên và giáp
châu Ninh Minh nước Thanh. Phía đông giáp huyện Hoành Bồ, châu Tiên Yên tỉnh Quảng Yên và
huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương. Phía tây giáp châu Văn Uyên và huyện Văn Quan.

Từ địa giới phía nam lên địa giới phía bắc đi khoảng 2 ngày rưỡi.

Từ địa giới phía đông sang địa giới phía tây đi khoảng 2 ngày rưỡi.

Phủ kiêm lý châu Ôn, thống hạt châu Lộc Bình và huyện Yên Bác.

Phủ có 16 tổng, gồm 101 xã, thôn, trang, phố, quán, chợ. Trong đó:
-Người Thổ (Tày): 69 xã, thôn.
-Người Nùng: 25 xã.
-Người Minh Hương: 7 phố, quán.

                                                     
1Phủ Tràng Khánh : Tên phủ đặt từ năm Quang Thuận 7 (1466). (ĐNNTC ghi: có thuyết nói trước là phủ

Thừa Khánh, nhà Lê đổi là Tràng Khánh), cho đến đầu Nguyễn vẫn gồm 1 phủ, 7 châu: Lộc Bình, Văn Uyên,
Thoát Lãng, Thất Tuyền, Văn Lan (đầu Nguyễn đổi là Văn Quan), Yên Bác, Ôn Châu. Năm Minh Mệnh 15
(1834) đổi 3 châu Yên Bác, Văn Quan, Thất Tuyền làm huyện. Năm Minh Mệnh 17 (1836) tách 4 châu huyện Văn
Uyên, Văn Quan, Thất Tuyền (sau đổi là Thất Khê), Thoát Lãng để lập phủ mới Tràng Định. Cho đến đời Đồng
Khánh vẫn giữ như vậy.
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Vâng chiếu kiểm tra phủ hạt, năm Tự Đức thứ 5 (1852) và năm thứ 20, (1867) nguyên tịch là 121
xã, thôn, phố, quán, chợ. Sau khi bị phỉ cướp phá, dân đinh lưu tán. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám
tra lại, chỉ còn 101 xã, thôn, phố, quán, trang, chợ.

1-Châu Ôn, 5 tổng:
1.Tổng Sơn Trang 2.Tổng Bằng Mạc 3.Tổng Mai Pha 4.Tổng Tràng Quế
5.Tổng Vân Thê

2-Huyện Yên Bác, 4 tổng:
1.Tổng Thái Bình 2.Tổng Đông Quan 3.Tổng Lệ Viễn 4.Tổng Yên Châu

3-Châu Lộc Bình, 7 tổng:
1.Tổng Hoài Viễn 2.Tổng Trinh Nữ 3.Tổng Cao Lâu 4.Tổng Tú Đoạn
5.Tổng Khuất Xá 6.Tổng Đồng Bộc 7.Tổng Vân Mộng

Đinh điền:

Dân số các hạng: 1.216 người. Trong dó:
-Người Thổ (Tày): 769 người.
-Người Nùng: 204 người.
-Người Minh Hương: 53 người.

Số ruộng thực thu thuế: 2.617 mẫu 1 sào 9 tấc 5 phân.
-Ruộng công: 97 mẫu 3 sào 7 thước 7 tấc 5 phân.
-Ruộng tư: 2.519 mẫu 7 sào 8 thước 2 tấc.

Vâng chiếu kiểm tra phủ hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) và năm thứ 20 (1867), nguyên tịch các tổng
dân số kể cả người Thổ (Tày), Nùng, Minh Hương là 2.630 người. Sau khi bị phỉ cướp phá, nhân đinh
lưu tán, đồng ruộng bỏ hoang. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại, số đinh hiện trở về và số ruộng
hiện khai khẩn như trên.

Thuế lệ:

Thuế thân cả năm:
-Nộp bằng tiền: 744 quan 2 tiền 30 đồng tiền.
-Biệt nạp bằng bạc: 188 lạng bạc.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 392 quan 5 tiền 30 đđồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 951 hộc 37 bát 1 vốc 5 lẻ.

Vâng chiếu kiểm tra phủ hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), thuế thân cả năm là 2.716 quan 1 tiền. (Biệt
nạp bằng bạc không có sổ sách tra cứu), thuế ruộng nộp bằng tiền 509 quan 6 tiền 13 đồng tiền, nộp
bằng thóc: 1.210 hộc 30 bát. Vì bị phỉ cướp phá. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại, số đinh hiện
trở về và số ruộng hiện khai khẩn như trên.

Ngạch lính:

Quân số cơ Lạng Hùng là 60 người.

Vâng chiếu kiểm tra phủ hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), nguyên hạn ngạch tuyển lính để sung vào
cơ Lạng Hùng, Lạng Dũng tổng số quân là 180 người. Sau khi bị phỉ cướp phá, dân thưa, quân thiếu.
Năm Tự Đức thứ 18 (1865), trích lưu nguyên ngạch số lính phải tuyển của châu Ôn là 60 người để
sung vào các đội cơ Lạng Hùng. Ngoài ra, quân dân huyện Yên Bác bị phỉ cướp phá, dân đinh lưu tán,
châu Lộc Bình giáp nước Thanh, số lính cần phải tuyển đều cho được trở về nhà, đoàn kết với nhau để
tự bảo vệ làng bản.
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Đàn, miếu:

-Đàn Xã tắc: ở địa phận xã Mai Pha châu Ôn.

-Văn miếu: ở địa phận xã Mai Pha châu Ôn.

-Đàn Sơn xuyên: ở địa phận xã Mai Pha châu Ôn.

-Miếu Thành hoàng: ở trong thành tỉnh.

Đồn, bảo:

-Đồn Trĩ Mã (thường gọi là Chi Ma): ở châu Lộc Bình.

-Đồn Đồng Bộc: ở châu Yên Bác.

-Đồn Na Dương: ở huyện Yên Bác.

-Đồn Yên Châu: ở huyện Yên Bác.

Dịch trạm:

-Trạm Lạng Quang: ở châu Ôn, giáp tỉnh Bắc Ninh.

-Trạm Lạng Nhân: ở châu Ôn.

-Trạm Lạng Mai: ở châu Ôn.

Phong tục:

Dân lấy việc cấy trồng làm chính. Nhà ở thì làm nhà sàn. Quần áo may bằng vải thổ bố nhuộm màu
xanh đen. Duy có hai tổng Yên Châu, Lệ Viễn châu Yên Bác cả nam và nữ đều thích mặc vải nhuộm
nâu. Năm tổng của châu Ôn, cùng tổng Hoài Viễn châu Lộc Bình, tổng Yên Châu huyện Yên Bác có
đền thờ thần. Các việc cưới xin, tang ma đều theo phong tục địa phương, chất phác hủ lậu. Người
Nùng thì phần đông ở châu Ôn, còn ở huyện Yên Bác thì chỉ có người Thổ (Tày), không có người
Nùng.

Sản vật:

Trong phủ hạt chỉ cấy lúa vụ thu. Khoáng sản thì có mỏ vàng, mỏ sắt. Các nơi đều có trồng khoai,
đậu, ngô, kê. Rải rác trong ba huyện châu đều có trồng cây hoa hồi. Riêng ở châu Lộc Bình thì các xã
Cao Lâu, Đồng Bộc, Hoài Viễn cũng có trồng hồi nhưng không nhiều mấy.

Khí hậu:

Địa bàn châu Ôn ven theo núi Mã Yên một giải, nhiều lam chướng khí độc. Châu Lục Bình thì ở
ven núi Công Mẫu có nhiều mưa. Cuối mùa thu và mùa đông thường nhiều sương mù, gió bấc lạnh rét.
Ngoài ra thì mưa nắng cũng giống như nơi khác trong tỉnh hạt. Nông lịch cần phải xuống cấy sớm.

Sông núi:

Châu Ôn nhiều núi đá. Yên Bác nhiều núi đất. Lộc Bình có núi Công Mẫu là ngọn núi cao nhất tỉnh.
Ngoài ra các núi có tên có thể kể như: các núi Kháo Sơn, núi Yên Mã, núi Dương Lĩnh, núi Song Tiên
đều thuộc châu Ôn.

Cả ba huyện châu đều có các khe suối nhỏ quanh co chảy ven theo các chân núi. Duy sông Kỳ
Cùng có một nhánh bắt nguồn từ Tư Châu nước Thanh, chảy qua châu Tiên Yên tỉnh Quảng Yên rồi
chảy vào tổng Khuất Xá châu Lộc Bình. Lại một nhánh khác bắt nguồn từ châu Tư Lăng nước Thanh
cũng chảy vào tổng Khuất Xá châu Lộc Bình hợp dòng với nhánh sông đã nói trên ở ngã ba Bản Chu,
chảy đến giáp châu Văn Uyên.

Ngoài ra thì sông áng Giang ở châu Ôn, sông Yên Châu ở huyện Yên Bác đều là do các khe suối
nhỏ hợp dòng lại mà thành, rồi đổ vào địa giới hai huyện Hữu Lũng và Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh.

Danh thắng:

-Động Song Tiên: ở châu Ôn.
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Đường đi:

-Một đường dịch lộ từ địa giới tiếp giáp tỉnh Bắc Ninh đi vào phủ hạt ở xã Chi Lăng châu Ôn, qua phủ
lỵ rồi qua hai trạm Lạng Quang, Lạng Nhân đến trạm Lạng Mai ở thành tỉnh, dài 67 dặm 107 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, qua đèo Biển, qua hai tổng Bằng Mạc, Tràng Quế thuộc
châu Ôn đến giáp địa giới huyện Văn Quan, đi khoảng 1 ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, qua 2 tổng Sơn Trang, Vân Thê đến đồn Đồng Bộc châu
Lộc Bình, đi khoảng 1 ngày rưỡi. Lại từ đồn Đồng Bộc châu Lộc Bình đi về phía đông, rồi chuyển về
phía đông nam đến đồn Na Dương huyện Yên Bác, đi khoảng 1 ngày đường. Lại từ đồn Na Dương qua
đồn Yên Châu đến giáp địa giới huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh, đi khoảng 1 ngày.

châu Ôn

Do phủ Tràng Khánh kiêm lý.

Châu Ôn1 phía nam giáp các huyện Yên Thế, Hữu Lũng, Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh. Phía bắc giáp địa
phận châu Thoát Lãng và châu Văn Uyên. Phía đông giáp địa phận huyện Yên Bác và châu Lộc Bình.
Phía tây giáp địa phận châu Văn Uyên và huyện Văn Quan.

Từ địa giới phía nam ở các xã Chi Lăng, Sơn Trang lên địa giới phía bắc ở xã Quảng Nhân đi
khoảng 1 ngày rưỡi.

Từ địa giới phía đông ở xã Hiệp Hạ sang địa giới phía tây ở An Ninh đi khoảng 2 ngày.

Châu có 5 tổng, gồm 51 xã, trại, phố, quán, chợ. Trong đó:

Người Thổ (Tày): 26 xã, chợ.

Người Nùng: 20 xã.

Người Minh Hương: 5 phố, quán.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), nguyên tịch có 57 xã, trại, phố, chợ. Sau
khi bị phỉ cướp phá dân đinh lưu tán. Năm Tự Đức 27 (1874) khám tra lại còn 51 xã, trại, phố, quán, chợ.

1-Tổng Mai Pha, 10 xã, phố:
1.Xã Mai Pha 2.Xã Vân Nông 3.Xã Quảng Nhân 4.Xã Quảng Cư
5.Xã Giang Hán 6.Xã Qua Điền 7.Xã Lạc Nghiệp 8.Xã Bán Lũng
9.Xã Giang Thanh 10.Phố Nam Môn

2-Tổng Sơn Trang, 6 xã, trại:
1.Xã Sơn Trang 2.Xã Bố Sơn 3.Xã Hiệp Hạ 4.Xã Hữu Lân
5.Xã Nho Lâm 6.Trại Lạng Gia

3-Tổng Bằng Mạc, 11 xã, phố:
1.Xã Bằng Mạc 2.Xã Thường Cương2 3.Xã Gia Lộc 4.Xã An Bài
5.Xã Chi Lăng 6.Xã An Ninh 7.Xã Hữu Lộc 8.Xã Phú Điền
9.Xã Bằng Hựu 10.Phố Đan Sa 11.Phố Đồng Hoan

                                                     
1Châu Ôn: Đời Lý là châu Quang Lang . Đời Trần đổi gọi là huyện Khâu Ôn . Thuộc Minh cũng

là huyện Khâu Ôn . (THQQ, PĐĐD q5-49a ghi thuộc Minh là huyện Ôn , có lẽ nhầm). Năm
Quang Thuận 10 (1469) đổi là châu Ôn  thuộc phủ Tràng Khánh. Các đời sau đều theo như thế. Nay
thuộc huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn.

2Xã Thường Cương: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Thì Cương . Sau 1848 kiêng tên huý vua Tự Đức (Phúc
Thì), đổi là Thường Cương .
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4.Tổng Vân Thê, 10 xã, quán:
1.Xã Vân Thê 2.Xã An Trạch 3.Xã Vân Uỷ 4.Xã Nhân Lý
5.Xã Đức Hậu 6.Xã Củng Bả 7.Xã NÉm Thuỷ 8.Xã Mễ Thuỷ
9.Xã Bác Khoan 10.Quán Phú Tàng

5-Tổng Tràng Quế, 14 xã, chợ:
1.Xã Tràng Quế 2.Xã Xương Minh 3.Xã Vân Nham 4.Xã Qui Hậu
5.Xã Mai Sảo 6.Xã Quang Lang 7.Xã Tràng Phái 8.Xã Kim Quan
9.Xã Lũng Môn 10.Xã Khôn Văn 11.Xã Thượng Lạc 12.Phố Thanh Thuỷ
13.Chợ Quang Lang 14.Chợ Đồn

Đinh điền:

Dân số các hạng: 617 người. Trong dó:
-Người Thổ (Tày): 388 người.
-Người Nùng: 191 người.
-Người Minh Hương: 38 người.

Số ruộng hiện nộp thuế: 1.396 mẫu 4 sào 3 thước 6 tấc 1 phân.
-Ruộng công: 74 mẫu 3 sào 12 thước 4 tấc 1 phân.
-Ruộng tư: 1.322 mẫu 6 thước 2 tấc.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) và năm thứ 20 (1867) các hạng dân số kể
cả người Thổ (Tày), người Nùng, người Minh Hương là 1.399 người. Ruộng công tư thực thu thuế là
1.396 mẫu 4 sào 3 thước 6 tấc 1 phân. Sau khi bị phỉ cướp phá, năm Tự Đức 27 (1874) khám tra lại số
đinh hiện trở về và số ruộng hiện canh tác như trên.

Thuế lệ:

Thuế thân cả năm:
-Nộp bằng tiền: 299 quan 6 tiền 30 đồng tiền.
-Biệt nạp bằng bạc: 153 lạng 5 tiền.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 209 quan 4 tiền 28 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 503 hộc 12 bát 7 vốc 5 lẻ.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) thuế thân cả năm của các hạng dân trong
châu là 819 quan (số biệt nạp bằng bạc không có sổ sách tra cứu). Thuế ruộng 209 quan 4 tiền 28 đồng
tiền, nộp bằng thóc 503 hộc 12 bát 7 vốc 5 lẻ. Sau khi bị phỉ cướp phá, năm Tự Đức thứ 27 (1874)
khám tra lại số đinh hiện trở về, số ruộng hiện khai khẩn và thuế lệ như trên.

Ngạch lính:

Số quân của cơ Lạng Hùng là 60 người.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) nguyên ngạch số quân ở hai cơ Lạng Hùng
và Lạng Dũng như kê trên. Năm Tự Đức thứ 18 (1865) trích lưu sung vào các đội của cơ Lạng Hùng.

Đàn, miếu:

-Đàn Xã tắc: phía tây thành tỉnh, ở địa phận xã Mai Pha.

-Văn miếu: phía nam thành tỉnh, ở địa phận xã Mai Pha.

-Đàn Sơn xuyên: phía nam thành tỉnh, ở địa phận xã Mai Pha.

-Miếu Thành hoàng: ở trong thành tỉnh.

Dịch trạm:

-Trạm Lạng Quang: ở xã Quang Lang.
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-Trạm Lạng Nhân: ở xã Nhân Lý.

-Trạm Lạng Mai: ở xã Mai Pha.

Phong tục:

So với các châu huyện khác thì người Nùng ở xen kẽ [với người Thổ (Tày)] nhiều hơn. Họ cần cù
canh tác hơn người Thổ (Tày). Người Thổ (Tày) và người Nùng ở hai tổng Mai Pha, Sơn Trang khá
thuần hậu chất phác. Dân hai tổng Tràng Quế và Vân Thê thì có phần phù hoa bạc bẽo. Người xã Chi
Lăng nói năng như người miền xuôi. Ngoài ra đều nói tiếng địa phương. ở thì làm nhà sàn, lấy cấy
trồng làm nghề nghiệp. Dân các xã đều thờ thần, nhưng nghi lễ sơ sài. Hàng năm vào tháng 4 thì mở
hội ca hát cầu phúc. Các việc cưới xin, tang ma đều chỉ làm qua loa đại khái. Người dân đều tin các bà
thầy mo.

Sản vật:

Đồng ruộng đều cấy lúa vụ thu. Các nông sản khác như mạch, đậu, lương sản xuất nhiều ở tổng
Bằng Mạc vì địa thế cao hơn. ở Qua Điền sản xuất mía; ở Hữu Lãng có vàng; ở Chi Lăng, Mai Tiêu có
diêm tiêu. Từ ngày khai thác khô kiệt thì bỏ.

Khí hậu:

Mùa xuân tháng giêng, tháng hai trời vẫn còn lạnh, nếu có mưa lại càng rét đậm. Ngoài ra bốn mùa
mưa nắng cũng bình thường như các châu huyện khác. Sau tháng 9 nhiều sương móc, gió bấc lạnh rét,
khí lam chướng nặng nề. Nông lịch chỉ xã Chi Lăng nên cấy muộn, còn các xã khác đều nên cấy sớm.

Núi sông:

-Núi Mã Yên: một dải núi đá ở bên cạnh đường dịch lộ, thuộc địa phận xã Mai Sảo. Nơi đây [quân
của] vua Lê Thái Tổ đã chém đầu Liễu Thăng.

-Núi Kháo Sơn: ở địa phận xã Nhân Lý, gồm hai núi đất, một to một nhỏ, đường dịch lộ chạy qua
giữa hai núi, cho nên có người gọi là núi Kháo mẹ, núi Kháo con.

-Núi Dương Lĩnh: ở địa phận xã Mai Pha, là ngọn núi đất ở phía tây nam thành tỉnh, cách thành
tỉnh 155 trượng.

-Núi Song Tiên: ở địa phận xã Mai Pha, phía đông nam tỉnh thành.

-Sông áng Giang: ở xã Chi Lăng, do các khe suối nhỏ từ núi Kháo Sơn chảy xuống hợp dòng mà
thành. Sông ven theo đường dịch lộ quanh co chảy đến xã Chi Lăng rồi đổ vào sông Hoá Giang ở
huyện Hữu Lũng tỉnh Bắc Ninh. Sông này chỉ mùa mưa mới có nhiều nước, mùa khác người ta có thể
lội qua.

Danh thắng:

-Động Song Tiên: ở núi Song Tiên. Phía đông nam núi có hai động, nên gọi là Song Tiên. Phía tây
động có chùa, nay bỏ, đã dời đến động phía đông. Động này trông xuống sông Kỳ Cùng, cảnh động
thanh u tĩnh mịch.

Đường đi:

-Một đường dịch lộ từ xã Chi Lăng giáp địa phận tỉnh Bắc Ninh qua phủ lỵ Tràng Khánh, qua trạm
Lạng Quang, Lạng Nhân đến trạm Lạng Mai ở thành tỉnh giáp địa phận châu Thoát Lãng, cộng dài 67
dặm 107 trượng.

-Một đường nhỏ từ phía đông châu hạt đến giáp địa giới huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh, đi khoảng
2 giờ thìn.

-Một đường nhỏ từ phía tây châu hạt qua Đèo Biển đến chợ Vàng xã Bằng Mạc, đi khoảng 1,5 giờ
thìn, lại từ chợ Vàng đi tiếp qua các xã phố An Bài, Đồng Hoan, Quy Hậu đến giáp địa giới huyện Văn
Quan, đi khoảng 5 giờ thìn.
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-Một đường nhỏ từ phía đông châu hạt qua hai tổng Sơn Trang, Vân Thê đến giáp địa giới châu Lộc
Bình, đi khoảng 1 ngày.

HUyện Yên Bác

Huyện lỵ1 ở phía đông thành tỉnh. Nguyên trước đóng ở phố Na Dương tổng Đông Quan. (Sau khi
bị phỉ cướp phá, không xây dựng lại, mà phố này thì dân lưu tán không rõ tung tích).

Cương giới:

Phía nam giáp sơn phận huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh. Phía bắc giáp châu Lộc Bình và châu Tiên
Yên tỉnh Quảng Yên. Phía đông giáp huyện Hoành Bồ và châu Tiên Yên tỉnh Quảng Yên và huyện
Đông Triều tỉnh Hải Dương. Phía tây giáp địa phận châu Ôn.

Từ địa giới phía nam ở xã Yên Động lên địa giới phía bắc ở xã Sằn Viên, đi khoảng 2 ngày rưỡi.

Từ địa giới phía đông ở xã Diên Lạc sang địa giới phía tây ở xã Xuân Dương, đi khoảng 1 ngày.

Huyện có 4 tổng, gồm 14 xã.

Vâng chiếu kiểm tra huyện hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) nguyên tịch có 18 xã. Sau khi bị phỉ cướp
phá dân đinh lưu tán, năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại còn 14 xã.

1-Tổng Thái Bình, 2 xã:
1.Xã Thái Bình 2.Xã Lâm Ca

2-Tổng Đông Quan, 5 xã:
1.Xã Đông Quan 2.Xã Xuân Dương 3.Xã Quan Bản 4.Xã Lợi Bác2

5.Xã Sằn Viên3

3-Tổng Lệ Viễn, 4 xã:
1.Xã Lệ Viễn 2.Xã Diên Lạc 3.Xã Vĩnh Khương 4.Xã Hữu Sản4

4-Tổng Yên Châu, 3 xã:
1.Xã Yên Châu 2.Xã Yên Động 3.Xã Yên Bố

Đinh điền:

Dân số: người Thổ (Tày): 118 người.

Số ruộng thực thu thuế:
-Ruộng tư: 396 mẫu 5 sào 8 thước 9 tấc.

Vâng chiếu kiểm tra huyện hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) số đinh của người Thổ (Tày) là 249
người, số ruộng tư thực thu thuế 796 mẫu 2 sào 10 thước 6 tấc 3 phân. Sau khi bị phỉ cướp phá, dân
đinh lưu tán chưa trở về, ruộng vườn bỏ hoang không khai khẩn. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra
lại số đinh hiện trở về, số ruộng hiện khai khẩn như trên.

Thuế lệ:
Thuế thân cả năm nộp bằng tiền: 135 quan 2 tiền.

                                                     
1Huyện Yên Bác: Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông đặt châu Yên Bác là 1 trong 7 châu thuộc

phủ Trường Khánh thừa tuyên Lạng Sơn. Các đời sau đều giữ tên gọi đó. Năm Minh Mệnh 15 (1834) đổi làm
huyện, cho đến đời Đồng Khánh không thay đổi. (Đầu đời Thành Thái, năm 1890 tách về huyện Lục Nam mới
thành lập). Nay thuộc huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang.

2Xã Lợi Bác : Đầu Nguyễn là xã Bất Bác  (CTTX).
3Xã Sằn Viên : Đầu Nguyễn là xã Sằn Khê  (CTTX).
4Xã Hữu Sản: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Hằng Sản . Từ đầu đời Tự Đức (1848) kiêng đồng âm chữ

Hằng  (tên huý mẹ vua Tự Đức), đổi là Hữu Sản .
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Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 59 quan 4 tiền 51 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 144 hộc 25 bát 8 vốc.

Vâng chiếu kiểm tra huyện hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) thuế thân cả năm là 278 quan 8 tiền 30
đồng tiền. Thuế ruộng nộp bằng tiền 119 quan, nộp bằng thóc: 276 hộc 33 bát 1 vốc 5 lẻ. Sau khi bị
phỉ cướp phá, nhân đinh lưu tán chưa trở về. Năm thứ 27 (1874) khám tra lại, số đinh đã trở về, số
ruộng hiện khai khẩn và thuế lệ như trên.

Ngạch lính:

Vâng chiếu kiểm tra huyện hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) nguyên ngạch tuyển lính sung vào cơ
Lạng Dũng là 27 người. Sau khi bị phỉ cướp phá, nhân đinh lưu tán, binh đinh trốn thiếu.

Đồn bảo:

-Đồn Na Dương: ở xã Đông Quan.

-Đồn Yên Châu: ở xã Yên Châu.

Phong tục:

Trong huyện chỉ có người Thổ (Tày), không có người Nùng. Dân làm nghề trồng cấy, ít người buôn
bán. Hai tổng Đông Quan, Thái Bình theo phong tục người Thổ (Tày). Hai tổng Yên Châu, Lệ Viễn
pha trộn phong tục người Hán. áo quần thích nhuộm nâu. Về ngôn ngữ thì người dân đều hiểu tiếng
Kinh. Về hôn nhân thì không lấy vợ lấy chồng người cùng họ. Xã Yên Châu có đền thờ thần, lễ vật
cúng tế nhiều thứ, có phần xa hoa tốn kém. Đền thờ rất tráng lệ.

Sản vật:

Tổng Yên Châu ruộng cao đất xấu. Tổng này và tổng Lệ Viễn chất đất chỉ thích hợp với việc trồng
dâu nuôi tằm. Trước có mỏ vàng ở phố Na Dương, nay không còn. Các nông sản khác như khoai, đậu,
ngô, kê thì các nơi đều có, cũng như các châu huyện khác.

Khí hậu:

Địa thế trong huyện đều là núi đất, rộng rãi thoáng đãng, nhưng nhiều gió đông bắc. Cuối mùa thu
và mùa đông nhiều sương rất lạnh. Ngoài ra mưa nắng nông lịch cũng giống như các châu huyện khác.

Núi sông:

Các ngọn núi đất liên tiếp nhau, đều chỉ do dân địa phương đặt ra tên gọi, không có núi nào nổi
tiếng.

-Sông Yên Châu: do các khe suối nhỏ thuộc hai tổng Yên Châu, Lệ Viễn hợp lại, chảy vào xã Yên
Châu rồi đổ vào sông ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh.

-Ngoài ra, các khe suối khác ở hai tổng Thái Bình và Đông Quan thì đổ vào sông Kỳ Cùng thuộc
châu Lộc Bình.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ cũ đi về phía đông nam, qua các tổng Thái Bình, Lệ Viễn, qua đồn Yên
Châu đến giáp địa phận huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh, đi khoảng 2 ngày.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến giáp địa phận châu Lộc Bình, đi khoảng 2 giờ thìn.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam, qua các xã Đông Quan, Xuân Dương, đến giáp địa
phận huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh, đi khoảng nửa ngày.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua xã Sằn Viên đến giáp địa phận châu Tiên Yên
tỉnh Quảng Yên, đi khoảng 1 ngày.

-Một đường nhỏ từ đồn Yên Châu đến giáp giới huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Yên, đi khoảng 1 ngày.
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Châu lộc bình

Châu lỵ1 ở phía đông nam thành tỉnh, nguyên đặt ở phố Đồng Bộc tổng Đồng Bộc. Sau khi bị phỉ
cướp phá chưa xây dựng lại.

Cương giới:

Phía nam giáp địa phận huyện Yên Bác và châu Ôn. Phía bắc giáp địa phận núi rừng châu Ninh
Minh nước Thanh. Phía đông giáp địa phận núi rừng châu Tiên Yên tỉnh Quảng Yên và địa phận Tư
Châu nước Thanh. Phía tây giáp địa phận châu Thoát Lãng.

Từ địa giới phía nam ở xã Xuân Tình lên địa giới phía bắc ở xã Hiễu Lễ đi khoảng 1 ngày rưỡi.

Từ địa giới phía đông ở xã Tịnh Gia sang địa giới phía tây ở trang Bình Tây đi khoảng 2 ngày.

Châu có 7 tổng, gồm 36 xã, trang, trại, phố. Trong đó:
-Người Thổ (Tày): 29 xã, trang.
-Người Nùng: 5 xã, trại.
-Người Minh Hương: 2 phố, quán.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) và năm thứ 20 (1867) nguyên tịch có 45 xã,
trang, trại, phố. Sau khi bị phỉ cướp phá, dân đinh lưu tán. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại chỉ
còn 36 xã, trang, trại, phố.

1-Tổng Hoài Viễn, 7 trang, phố:
1.Trang Hoài Viễn 2.Trang Hoàng Lâm 3.Trang Bằng Khánh 4.Trang Bắc Nga
5.Trang Xuân Lệ 6.Trang Như Yêu 7.Phố Ngao Thị

2-Tổng Trinh Nữ, 6 xã, trang:
1.Trang Trinh Nữ 2.Xã Chính Lũ2 3.Trang Quảng Trừ 4.Xã Vô Lận
5.Xã Phương Thuỷ 6. Trang Lục Dương

3-Tổng Cao Lâu, 6 xã, trang:
1.Xã Cao Lâu 2.Xã Suất Lễ 3.Xã Lộc Yên 4.Xã Hải Yến
5.Trang Bình Tây 6.Xã Hiếu Lễ

4-Tổng Tú Đoạn3, 3 xã:
1.Xã Tú Đoạn 2.Xã Tịnh Gia 3.Xã Tam Lộng

5-Tổng Khuất Xá, 3 xã:
1.Xã Khuất Xá 2.Xã Tú Anh4 3.Xã Yên Khoái

6-Tổng Đồng Bộc, 4 trang, phố:
1.Trang Đồng Bộc 2.Trang Lục Thôn 3.Trang Hữu Khánh 4.Phố Đồng Bộc

7-Tổng Vân Mộng, 7 xã, trang, trại:
1.Trang Vân Mộng 2.Trang Xuân Tình 3.Trang Xuân Mãn 4.Trang Như Khuê
5.Trại Bản Lộc 6.Trại Nhượng Bạn 7.Xã Tầm Nguyên

                                                     
1Châu Lộc Bình: Thời thuộc Minh là đất châu Tây Bình và Lộc Châu (ĐNNTC). Năm Quang Thuận 10 (1469)

đặt làm châu Lộc Bình  thuộc phủ Tràng Khánh. Đời Tây Sơn kiêng chữ Bình (tên huý vua Quang
Trung) đổi gọi là châu Lộc Bằng . Đầu triều Nguyễn đổi lại là Lộc Bình. Các đời sau cho đến Đồng
Khánh không thay đổi. Nay là đất hai huyện Lộc Bình và Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.

2Xã Chính Lũ: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Kim Lũ . Sau 1861 kiêng chữ Kim (tên huý Triệu Tổ nhà
Nguyễn), đổi là Chính Lũ .

3Xem chú sát dưới.
4Xã Tú Anh: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Cẩm Hoa . Từ 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua Thiệu

Trị), đổi là Tú Anh .
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Đinh điền:

Dân số các hạng: 291 người. Trong dó:
-Người Thổ (Tày): 263 người.
-Người Nùng: 30 người.
-Người Minh Hương: 15 người.

Số ruộng hiện nộp thuế: 824 mẫu 1 sào 3 thước 4 tấc 4 phân.
-Ruộng công: 22 mẫu 9 sào 10 thước 3 tấc 4 phân.
-Ruộng tư: 801 mẫu 1 sào 8 thước 1 tấc.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 và 20, dân đinh các hạng kể cả người Thổ (Tày),
Nùng, Minh Hương là 982 người. Ruộng công và ruộng tư thực thu thuế là 1.204 mẫu 8 sào 13 thước 7
tấc 4 phân. Sau khi bị phỉ cướp phá, dân đinh lưu tán chưa trở về, ruộng đất bỏ hoang không khai
khẩn. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) khám tra lại, số đinh hiện trở về, số ruộng hiện khai khẩn như trên.

Thuế lệ:

Thuế thân cả năm:
-Nộp bằng tiền: 309 quan 4 tiền.
-Biệt nạp bằng bạc: 34 lạng 5 tiền.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 123 quan 6 tiền 11 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 303 hộc 37 bát 6 vốc.

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852), thuế thân cả năm của các hạng dân trong
châu là 978 quan 2 tiền 30 đồng tiền (số biệt nạp bằng bạc không có sổ sách tra cứu). Thuế ruộng nộp
bằng tiền 180 quan 7 tiền 20 đồng tiền, nộp bằng thóc 430 hộc 23 bát 1 vốc. Sau khi bị phỉ cướp phá
dân đinh lưu tán chưa trở về, đất đai bỏ hoang không khai phá. Năm Tự Đức 27 (1874) khám tra lại, số
đinh hiện trở về, số ruộng hiện khai khẩn và thuế lệ như trên.

Ngạch lính:

Vâng chiếu kiểm tra châu hạt năm Tự Đức thứ 5 (1852) nguyên ngạch tuyển lính để sung vào cơ
Lạng Dũng là 93 người. Năm Tự Đức thứ 18 (1865) xét châu hạt tiếp giáp với nước Thanh nên số lính
tuyển được lại cho về nhà, đoàn kết với nhau để tự bảo vệ làng bản.

Đồn bảo:

-Đồn Trĩ Mã: ở xã Yên Khoái.

-Đồn Đồng Bộc: ở phố Đồng Bộc.

Phong tục:

Trong châu người Thổ (Tày), người Nùng ở xen kẽ nhau, làm nghề trồng cấy. Người Minh Hương
ở riêng tại các mặt phố để buôn bán. Ba tổng Hoài Viễn, Vân Mộng, Cao Lâu người dân chất phác, tiết
kiệm, khá có hiếu nghĩa, sốt sắng với việc công. Bốn tổng Trinh Nữ, Đồng Bộc, Khuất Xá, Tú Đoạn
quê mùa chất phác, nhưng lười nhác. Riêng tổng Hoài Viễn có đền thờ thần, chùa thờ Phật, nhưng việc
thờ cúng cũng sơ sài. Ngoài ra các tổng xã khác đều không có đền chùa. Tháng giêng, tháng hai hàng
năm dân các xã bày cỗ cúng ở ngoài ruộng để cầu được mùa. Việc cưới xin, tang ma làm theo phong
tục địa phương, quê mùa đơn giản. Tiếng nói và áo quần ăn mặc cũng giống như các châu huyện khác
trong phủ.

Sản vật:

Trong châu đều cấy lúa vụ thu, không cấy lúa vụ hè. Khoai, sắn, đậu, ngô thì nơi nào cũng có. Ba
xã Cao Lâu, Vân Mộng, Lục Thôn có trồng cây hoa hồi, nhưng cũng không nhiều. Hai xã Suất Lễ,
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Đồng Bộc nguyên lúc trước có 2 sở mỏ vàng (ở Na Ba và Đồng Bộc), nhưng từ lâu đã đóng mỏ. Núi
Công Mẫu có loài ếch hình dạng giống ếch đồng nhưng nhỏ hơn, thường sống trong hang. Loài ếch
này thịt ngọt, đem nấu cháo ăn rất ngon, nhưng thể trạng yếu ớt, bắt về nuôi cũng chỉ sống được 1-2
ngày.

Khí hậu:

Mùa thu đến tiết sương giáng thì thời tiết lạnh rét, nhiều mây mù chướng khí. Mùa đông rét đậm,
có khi có băng. Ban đêm lấy thau chậu đựng nước gác lên chỗ cao ngoài trời, sáng mai thấy nước đóng
băng dày đến bảy tám phân. Núi Công Mẫu thường có mây mù, cho nên dân cư sống ven núi thường
phải chịu nhiều mưa. Ngoài ra thì khí hậu nông lịch, mưa nắng cũng bình thường như các châu huyện
khác trong phủ.

Núi sông:

-Núi Công Mẫu là ngọn danh sơn, phía bắc giáp châu Tư Lăng nước Thanh. Trên đỉnh vọt lên hai
ngọn núi đá rất cao, ngoài ra là các ngọn núi đất như con cháu quây quần chung quanh núi tổ. Trên
đỉnh núi cây cối xanh tốt um tùm, hàng ngày thường có mây mù che phủ.

-Một nhánh sông chảy từ Tư Châu nước Thanh qua các xã Kiên Mộc, Bính Xá thuộc châu Tiên Yên
tỉnh Quảng Yên chảy vào châu hạt ở xã Tịnh Gia rồi chảy đến xã Khuất Xá. Lại một nhánh khác chảy
từ châu Tư Lăng nước Thanh đổ vào xã Khuất Xá hợp lưu với nhánh nói trên ở chỗ tục gọi là ngã ba
Bản Chu, quanh co chảy qua châu hạt rồi chảy đến giáp xã Vĩnh Trại châu Thoát Láng. Đó là sông Kỳ
Cùng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông bắc, qua trang Hữu Khánh đến đồn Trĩ Mã giáp châu Tư
Lăng nước Thanh, đi khoảng 1 ngày.

+-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông bắc rồi chuyển về phía tây đến trang Hoàng Lâm giáp
địa phận châu Ôn, đi khoảng nửa ngày. Lại từ trang Hoàng Lâm đi qua các xã Chính Lũ, Vô Lận, Hải
Yến, Cao Lâu, Suất Lễ đến giáp địa phận châu Ninh Minh nước Thanh, đi khoảng 1 ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông nam đến trang Lục Thôn giáp địa phận huyện Yên Bác,
đi khoảng nửa ngày.

-Một đường từ châu lỵ đi về phía nam, qua Vân Mộng, Xuân Tình đến giáp địa phận châu Ôn, đi
khoảng 1 ngày.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi về phía đông nam, qua các xã Khuất Xá, Tịnh Gia đến giáp địa phận
châu Tiên Yên tỉnh Quảng Yên, đi khoảng 1 ngày rưỡi.
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